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Huyện Thần Khê

Huyện Diên Hà và huyện Hưng Nhân

Huyện Tiên Lữ
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tỉnh Hưng yên

Thành tỉnh ở địa phận xã Yên Vũ huyện Kim Động. Thành xây gạch mộc; chu vi 391 trượng 3

thước 8 tấc; cao 1 trượng; dầy 1 trượng 2 thước. Thành xây theo hình bát giác, có 4 cửa; [bên ngoài] có

hào rộng 9 trượng, sâu chừng 3 thước 7-8 tấc. Ngoài hào 3 phía có đắp đường đi, dài hơn 800 trượng.

Tỉnh hạt1 phía đông giáp huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương, phía tây giáp sông Nhị Hà, bên kia
sông là phần đất thuộc hai huyện Nam Xương, Phú Xuyên tỉnh Hà Nội2, phía nam giáp huyện Thư Trì
tỉnh Nam Định3, phía bắc giáp huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh. Phía đông bắc giáp huyện Đường Hào
tỉnh Hải Dương, phía tây bắc giáp hai huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh và Thanh Trì tỉnh Hà Nội.
Phía tây nam giáp địa giới huyện Nam Xương tỉnh Hà Nội. Phía đông nam giáp huyện Quỳnh Côi tỉnh
Nam Định4.

Đông tây cách nhau 43 dặm. Nam bắc cách nhau 39 dặm.

Tỉnh có 2 phủ, gồm 8 huyện:

-Phủ Khoái Châu:

Kiêm lý huyện Đông Yên.

Thống hạt 3 huyện: Kim Động, Phù Cừ, Ân Thi.

-Phủ Tiên Hưng:

Kiêm lý huyện Thần Khê.

Thống hạt 3 huyện: Diên Hà, Hưng Nhân, Tiên Lữ.

Phong tục:

Kẻ sĩ chuyên cần việc học Thi, Thư (huyện Tiên Lữ bậc nhất, rồi mới đến các huyện khác). Dân
chúng chăm lo cày cấy (huyện Thần Khê làm ruộng giỏi nhất). Dân làm nghề buôn bán, nuôi tằm dệt
vải cũng nhiều (huyện Tiên Lữ nhiều người đi buôn bán xa. Dân các xã Mễ Sở, Đa Hòa, Thiết Trụ

                                                     
1 Tỉnh Hưng Yên : Đất Hưng Yên thời thuộc Hán thuộc quận Giao Chỉ. Thời Ngô, Đinh, Tiền Lê là đất

Đằng Châu , sau đổi là phủ Thái Bình  (1005, Lê Long Đĩnh đem quân đi đánh về qua, cho đổi
châu làm phủ Thái Bình). Đời Lý Cao Tông lại tách riêng Đằng Châu  và Khoái Châu . Đời Trần là
đất lộ Long Hưng  và lộ Khoái . Thời thuộc Minh là đất hai phủ Kiến Xương và một
phần phủ Trấn Man (huyện Diên Hà). Đời Lê Thánh Tông đặt phủ Khoái Châu  (5 huyện: Kim
Động, Đông Yên, Thiên Thi, Tiên Lữ, Phù Dung) và phủ Tân Hưng (4 huyện: Diên Hà, Ngự Thiên,
Thần Khê, Thanh Lan), đặt thuộc thừa tuyên Thiên Trường (1469), sau đổi thuộc thừa tuyên Sơn Nam (1473).
Nhà Mạc đổi thuộc trấn Hải Dương. Đời Lê Trung hưng đổi lại như cũ (1578), sau chia Sơn Nam làm 2 lộ: phủ
Khoái Châu thuộc Sơn Nam Thượng, phủ Tiên Hưng (cũ là Tân Hưng) thuộc Sơn Nam Hạ (Cảnh Hưng 2,
1741). Đầu đời Gia Long vẫn theo cũ, đổi gọi là trấn. Năm Minh Mệnh 3 (1822), Sơn Nam Thượng đổi gọi là
trấn Sơn Nam, Sơn Nam Hạ đổi gọi là trấn Nam Định. Năm Minh Mệnh 12 (1831) chia đặt các tỉnh trong toàn
quốc: lấy Khoái Châu (gồm 5 huyện) và 3 huyện Thần Khê, Diên Hà, Hưng Nhân thuộc phủ Tiên Hưng trấn
Nam Định để thành lập tỉnh Hưng Yên , gồm 2 phủ, 8 huyện. Cho đến đời Đồng Khánh không thay
đổi. Về sau 3 huỵện thuộc phủ Tiên Hưng tách sang lập tỉnh Thái Bình (1890). So với tỉnh Hưng Yên hiện nay,
tỉnh Hưng Yên đời Đồng Khánh chưa có phần huyện Văn Giang cũ (còn thuộc Bắc Ninh), nhưng còn gồm các
huyện Hưng Hà, Đông Hưng tỉnh Thái Bình hiện nay.

2 Tỉnh Hà Nội nói đây là tỉnh Hà Nội thời Đồng Khánh còn bao gồm cả các huyện Phú Xuyên (nay thuộc Hà
Tây), Nam Xương (nay là huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam).

3 Huyện Thư Trì tỉnh Nam Định: nay là huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình.
4 Huyện Quỳnh Côi tỉnh Nam Định: nay là huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình.
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huyện Đông Yên, xã Nguyên Xá huyện Thần Khê thường đi các nơi mua kén và tơ sống về dệt thành
nái, lụa). Các nghề thợ thì không khéo lắm. Dân ven sông thường sinh sống bằng nghề chài cá.

Đại khái trong 4 huyện thuộc phủ Tiên Hưng thì huyện Thần Khê giàu nhưng mà hay sinh sự kiện
tụng, dân huyện Tiên Lữ thuần mà có học, dân huyện Diên Hà, Hưng Nhân phần nhiều nóng nảy hung
hãn mà có phần điêu toa. Trong bốn huyện thuộc phủ Khoái Châu thì dân huyện Đông Yên quê mùa
chất phác, hay sùng chuộng quỷ thần. Huyện Kim Động (vùng quanh tỉnh, gần các cửa sông, bến
thuyền) tập tục có phần phù phiếm, lả lướt, lắm kẻ du đãng lười nhác. Các huyện Phù Cừ, Ân Thi hay
có thói võ đoán, công việc làm ăn gần đây có phần sa sút. Cưới xin, ma chay theo tục lệ thường, thờ
cúng tế lễ thì phong tục các nơi không giống nhau (xem về phần ghi các huyện).

Sản vật :

ít lúa hè, nhiều lúa thu. Khoai, đậu, sắn, đay, kê, mía v.v... nơi nào cũng có. Các huyện phần nhiều
đều có sông, ven đê rải rác có nơi trồng vải (huyện Thần Khê), nhãn (Tiên Lữ) hoặc trồng ổi, mít1 cho
vững thân đê. Hai huyện Thần Khê, Diên Hà, các nhà dân thường trồng cây chè bạng2 trong vườn để
lấy lá nấu nước uống. Dưa hấu thì giống dưa huyện Phù Cừ (xã Đình Cao), cà pháo thì giống cà ở
huyện Thần Khê là ngon nhất. Bấc đèn3 sản ở huyện Đông Yên (hai xã: Đông Xá, Xuân Lai). Cá bột và
trứng cá bột sản ở ven sông huyện Kim Động. Huyện Hưng Nhân có nghề dệt chiếu cói trắng (ba xã
Xuân Trúc, Kiều Thạch, Quan Khê). Huyện Kim Động có nghề làm quạt lông khá tinh xảo. Xã Xuân
Điểm huyện Tiên Lữ trước kia có cua đá, nhưng nay không thấy nữa.

Khí hậu :

Đại khái cũng giống như khí hậu hai tỉnh Hà Nội, Nam Định: ba tháng mùa xuân tạnh ráo ấm áp,
riêng về tháng ba thường có mưa dầm. Ba tháng mùa hè nắng gắt, riêng về tháng sáu nhiều mưa rào,
nước sông dâng to. Ba tháng mùa thu cũng nhiều mưa, từ tháng bảy trở về sau gió mát; đến tháng tám
thường có bão. Ba tháng mùa đông lộng gió bấc, rét buốt, ít khi có mưa rào.

Sông núi:

Địa thế tỉnh hạt bằng phẳng, không có núi, chỉ có huyện Tiên Lữ gần huyện lỵ có gò đất gọi là núi
Bình Đấu.

Sông thì có: sông Cửu An, cửa Càn Hải, đầm Nhất Dạ, nay đều đã bị bồi lấp. Chỉ có sông Đằng
(Đằng Giang, thông với sông Nhị Hà), sông Luộc là sâu và rộng. Ngoài ra thì các sông như sông Nông,
sông Phiên, kênh Đào v.v... phần nhiều đều hẹp và cạn. Phía tây thành tỉnh có hồ Bán Nguyệt, rộng
chừng 3 mẫu, sâu khoảng 4 đến 5 thước.

Danh thắng:

Huyện Đông Yên: đền thờ Chử Đồng Tử, đền thờ Công chúa Tiên Dung, đền thờ Sứ quân.

Huyện Kim Động: chùa Kim Chung.

Huyện Ân Thi: đền thờ Đế Thích.

Huyện Thần Khê : đền thờ vua Lê Đại Hành.

                                                     
1 Ngv.: Thanh nại , chưa tra thấy từ ghép thanh nại. Nhưng Nại là cây mít: “Nại mộc cây mít trồng sau

góc chùa” (CNNÂ, 63a); “Sơn nại tử là quả mít” (NPDVBK, 30a). Thêm từ "thanh" có thể để chỉ mít xanh, lấy
quả non muối làm thức ăn, phân biệt với mít chín ngọt.

2 Bạng trà, VĐLN nói làng Vân Trai giáp Bạng Thượng chuyên nghề làm chè giã nát để bán, gọi là chè Bạng.
(Phẩm vật, 129).

3 Ngv.: Đăng tâm , tức cây bấc đèn (đăng tâm thảo), một loại cỏ nước, ruột xốp, ngày trước người thời xưa
lấy phơi khô để làm bấc thắp đèn (bằng dầu lạc, trẩu v.v...). Năm Tự Đức thứ 4 (1851) định lệ cho tỉnh Hà Nội
thu mua bấc đèn chuyển vào Kinh, mỗi trăm cân giá 160 quan (ĐNHĐ).
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Huyện Hưng Nhân : điện Quang Hiếu [thờ vua Lê Cung Hoàng], đền thờ các vua nhà Trần, đền thờ
Phạm Trạng nguyên [Phạm Đôn Lễ], chùa Báo Quốc.

Huyện Diên Hà : chùa Kim Phụ.

Huyện Tiên Lữ : miếu Kê Lạc [thờ Ngô Quyền], đền thờ Trung Quốc vương [Lê Canh, con vua Lê
Đại Hành].

Đó là những nơi từ xưa đã được coi là danh thắng, nhưng trải qua bao năm mưa gió, quang cảnh
chẳng còn được như trước.

Đường đi:

- Một đường dịch lộ từ thành tỉnh đi về phía bắc, qua hai huyện Kim Động và Đông Yên đến địa
phận xã Nhị Mễ giáp địa phận huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh (ngã tư Từ), dài 38 dặm 173 trượng, 4
thước; cao 1 thước, rộng 1 trượng.

- Một đường dịch lộ từ thành tỉnh đi về phía đông, qua 3 huyện Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ, đến
địa phận xã Phú Mỹ giáp địa phận huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương (Cầu Trường), dài 19 dặm 22
trượng.

- Một đường dịch lộ phía nam từ xã Thượng Ngạn huyện Diên Hà đi về phía đông, qua trạm Yên
Xá đến địa phận xã Hy Hà cùng huyện (giáp địa giới huyện Thanh Miện), dài 18 dặm.

- Một đường ven đê, từ thành tỉnh đi về phía tây bắc, qua hai huyện Kim Đông, Đông Yên, đến giáp
địa giới huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh, dài 55 dặm 30 trượng lẻ, cao 1 trượng, rộng 1 trượng 5 tấc.

Nguyên ngạch tuyển lính: 1.749 người.

(Chưa kể những người phiêu bạt cho tạm hoãn chưa ghi tên là 28 người).

Nhân số thực có: 18.725 người. Trong đó:

Chức sắc: 419 người.

Miễn sai dịch: 219 người.

Đinh số chính nạp các hạng: 18.087 người.

Thuế đinh cả năm:
-Nộp bằng tiền: 31.724 quan 9 tiền.
-Nộp bằng thóc: 1.725 hộc 17 bát 5 vốc.

Ruộng đất công tư các hạng hiện có nộp thuế:

199.448 mẫu 8 sào 3 thước 5 tấc 3 phân 8 ly 5. Trong đó:
-Ruộng các hạng: 157.712 mẫu 3 sào 13 thước 2 phân 3 ly 9 hào.
-Đất các hạng: 41.736 mẫu 4 sào 5 thước 5 tấc 1 phân 4 ly 6.

Thuế ruộng đất cả năm:
-Nộp bằng tiền: 60.147 quan 3 tiền 9 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 33.895 hộc 31 bát 5 vốc 6 nắm 1 lẻ.

Phủ Khoái Châu

Phủ hạt ở về phía tây bắc thành tỉnh.

Phủ kiêm lý huyện Đông Yên, thống hạt 3 huyện là: Kim Động, Ân Thi, Phù Cừ. Phủ lỵ đặt ở địa
phận xã Yên Vĩ tổng Yên Cảnh huyện Đông Yên; xung quanh đắp thành đất, chu vi dài 266 trượng,
cao 7 thước, dày 1 trượng 2 thước. Xung quanh thành phía ngoài có hào rộng 2 trượng 6 thước, sâu 2
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thước. Cửa trước cao 1 trượng 2 thước. Hai cửa tả và hữu cao 1 trượng. Bốn góc trên mặt thành [mỗi
góc] đều có đặt một pháo đài.

Từ phủ1 đi về phía đông đến địa giới huyện Đường Hào tỉnh Hải Dương, dài 23 dặm; đi về phía tây
đến sông Nhị Hà dài 9 dặm; đi về phía nam cũng đến sông Nhị Hà, dài 16 dặm; đi về phía bắc đến địa
giới huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh, dài 15 dặm.

Đông tây cách nhau 32 dặm. Nam bắc cách nhau 31 dặm.

1-Huyện Đông Yên, 10 tổng:
1.Tổng Mễ Sở 2.Tổng Yên Vĩnh 3.Tổng Đông Kết 4.Tổng Đại Quan 
5.Tổng An Lịch 6.Tổng Yên Cảnh 7.Tổng Bình Dân 8.Tổng Khóa Nhu
9.Tổng Tử Dương 10.Tổng Lưu Xá

2-Huyện Phù Cừ, 6 tổng:
1.Tổng Võng Phan 2.Tổng Kim Hương 3.Tổng Cát Dương 4.Tổng Hoàng Tranh
5.Tổng Viên Quang 6.Tổng Ba Đông

3-Huyện Ân Thi, 8 tổng:
1.Tổng Ân Thi 2.Tổng Văn Nhuệ 3.Tổng Nhân Vũ 4.Tổng Đặng Xá
5.Tổng Yên Canh 6.Tổng Thượng Cổ 7.Tổng Hạ Cổ 8.Tổng Thổ Hoàng

4-Huyện Kim Động, 8 tổng:
1.Tổng Yên Tảo 2.Tổng Thanh Cù 3.Tổng Yên Lạc 4.Tổng Tiên Cầu
5.Tổng Yên Xá 6.Tổng Tạ Xá 7.Tổng Bằng Ngang 8.Tổng Đức Triêm

Phong tục:

Phủ này thời cổ thuộc về bộ Chu Diên. Nhiều người đi học và người làm ruộng nhiều, ít người làm
thợ và người đi buôn. Các việc cưới xin ma chay gần đúng lễ, nhưng các nhà giàu có thường hay gây
chuyện tranh chấp. Con trai Kim Động thường hay rong chơi lười biếng. Con gái Đông Yên phần
nhiều làm nghề trồng dâu nuôi tằm (tổng Mễ Sở thường mua tơ sống đem về dệt nái). Huyện Ân Thi
hơi có truyền thống văn học. Huyện Phù Cừ thói tục có phần điêu toa. [Nói chung] dân chúng sùng
chuộng quỷ thần. Gặp năm được mùa thì quy công cho thần, nhiều nơi mở hội ca hát hoặc thi chèo
thuyền, nô nức đến chừng dăm mười ngày mới thôi.

Sản vật:

Dâu, đay, khoai, đậu thì cả bốn huyện đều có, nhưng không được nhiều. Huyện Đông Yên có cây
bấc đèn, Phù Cừ có dưa hấu, Kim Động có nghề vớt cá bột, nghề làm quạt lông: đó là những sản vật có
phần trội hơn các nơi khác.

Khí hậu :

Tháng hai, tháng ba tiết trời ấm áp. Đến mùa mưa lũ mùa hè, mỗi khi phía tây bắc có mưa rào thì
nước sông dâng cao. Đại khái khí hậu cũng tương tự như khí hậu phủ Tiên Hưng.

                                                     
1 Phủ Khoái Châu : Thời Ngô-Đinh-Lê là đất Đằng Châu. Đời Lý Cao Tông tách một phần Đằng Châu đặt

làm Khoái Châu. Nhà Trần đổi làm Khoái Lộ thuộc phủ Kiến Xương. Năm Trùng Hưng 5 (1289) Trần
Nhân Tông ban cho tướng Nguyễn Khoái  (có công đánh giặc Nguyên) đất Khoái Châu làm châu Thang
Mộc, nhân đó đổi viết chữ Khoái Lộ  (Toàn thư, BK5-57b), sau lấy lại chữ cũ. Thời thuộc Minh vẫn là
Khoái Châu thuộc phủ Kiến Xương. Nhà Lê đặt phủ Khoái Châu thuộc Sơn Nam thừa tuyên, gồm 5 huyện
Đông Yên, Kim Động, Phù Dung (sau là huyện Phù Cừ), Tiên Lữ, Thiên Thi. Nhà Mạc đặt Khoái Châu thuộc
trấn Hải Dương. Năm Minh Mệnh 3 (1822) tách 2 huyện Phù Cừ, Tiên Lữ đặt làm phân phủ Khoái Châu. Năm
Tự Đức 4 (1851) bỏ phân phủ, tách huyện Tiên Lữ sang phủ Tiên Hưng, phủ Khoái Châu còn 4 huyện: Đông
Yên, Kim Động, Phù Cừ, Thiên Thi (sau đổi Ân Thi).
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Sông núi:

Trong phủ hạt không có núi.

-Một dòng sông lớn (tên là sông Nhị Hà, cũng gọi là sông Xích Đằng1) trên tiếp với hạ lưu sông
Nhị [đoạn] Hà Nội, từ tổng Mễ Sở (phía tả ngạn giáp huyện Thanh Trì tỉnh Hà Nội, phía hữu ngạn giáp
huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh) chảy xuôi xuống, qua cửa Mễ Sở và cửa Đằng Châu, chảy qua phía
tây tỉnh thành, đến ngã ba sông Luộc đổ vào giang phận huyện Diên Hà phủ Tiên Hưng, rồi chảy xuôi
xuống Nam Định, một nhánh nhập vào sông Nông (Nông Giang) thuộc địa phận huyện Tiên Lữ.

- Một đoạn sông không lớn lắm từ xã Yên Cầu huyện Phù Cừ đến xã Biện Tân, đối bờ với xã Đông
Quýnh huyện Diên Hà, rồi chảy sang huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương.

Ngoài ra các sông cũ như sông Cửu Yên, sông Quảng Lãng, sông Kim Ngưu, sông Nghĩa Trụ nay
đều đã bị bồi tắc. Hồ Bán Nguyệt: ở huyện Kim Động; đầm Dạ Trạch: ở huyện Đông Yên là những nơi
sông nước tươi đẹp, có tiếng từ xưa.

Danh thắng

Huyện Đông Yên: đền thờ Chử Đồng Tử, đền thờ Công chúa Tiên Dung, đền thờ sứ quân [Nguyễn
Siêu].

Huyện Kim Động: chùa Kim Chung (chùa Chuông Vàng), đền Đằng Châu.

Huyện Ân Thi có miếu thờ Đế Thích.

Đó là những nơi đền to chùa rộng tráng lệ, từ xưa đã có tiếng là những nơi danh thắng.

Đường đi:

- Một đường dịch lộ về phía đông phủ lỵ, trên từ xã Nhị Mễ huyện Đông Yên (giáp huyện Văn
Giang tỉnh Bắc Ninh), đi qua phủ hạt, đến cửa bắc thành tỉnh, dài 43 dặm 162 trượng, rộng 1 trượng.

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía bắc đến bờ đê tổng Yên Vĩnh, dài 8 dặm, rộng 3 thước.

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía đông nam, đến bờ đê xã Điều Nha, dài 17 dặm, rộng 3 thước.

Nguyên ngạch tuyển lính : 826 người.

Nhân số thực có: 9.244 người. Trong đó:
-Chức sắc: 213 người.
-Miễn lao dịch: 120 người.
-Đinh số chính nạp: 8.911 người.

Thuế đinh các hạng cả năm:
-Nộp bằng tiền: 15.568 quan 4 tiền.
-Nộp bằng thóc: 819 hộc 19 bát.

Ruộng đất:

-Ruộng đất công tư các hạng: 113.019 mẫu 8 sào 13 thước 9 tấc 1 phân 9 ly.

Trong đó:
-Ruộng: 89.915 mẫu 7 sào [0 thước] 6 tấc 6 phân 4 ly 9 hào.
-Đất: 23.104 mẫu 1 sào 13 thước 2 tấc 5 phân 4 ly 1 hào.

Thuế ruộng đất cả năm:
-Nộp bằng tiền: 34.002 quan 6 tiền 12 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 74.551 hộc 21 bát 6 nắm.

                                                     
1 Đoạn sông Nhị (sông Hồng) chảy qua Khoái Châu gọi là sông Xích Đằng.
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Huyện Đông Yên

Huyện Đông Yên do phủ Khoái Châu kiêm lý. Huyện lỵ đóng ở xã Yên Vĩ tổng Yên Cảnh. (Thành
trì, hào lũy xem ở bản đồ toàn phủ).

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Ân Thi (cách 9 dặm), phía tây đến sông Nhị Hà ở chỗ đối bờ với
bên kia sông là huyện Thượng Phúc tỉnh Hà Nội (cách 8 dặm), phía nam giáp huyện Kim Động (cách
12 dặm), phía bắc giáp huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh (cách 14 dặm).

Đông tây cách nhau 17 dặm.

Nam bắc cách nhau 26 dặm.

Huyện có 10 tổng, gồm 78 xã, thôn, phường.

1-Tổng Mễ Sở, 8 xã:
1.Xã Đa Hòa 2.Xã Thiết Trụ 3.Xã Mễ Sở 4.Xã Bằng Nha
5.Xã Nhạn Tháp 6.Xã Phú Thị 7.Xã Phú Trạch 8.Xã Hoàng Trạch

2-Tổng Yên Vĩnh, 9 xã, thôn, phường:
1.Xã Yên Vĩnh 2.Xã Xuân Đình 3.Xã Hàm Tử 4.Xã Đức Nhuận
5.Xã Đông Minh 6.Thôn Đông xã Đông Tảo2

7.Thôn Nam xã Đông Tảo 8.Phường Thổ Châu 9.Phường Đông Ngang

3-Tổng Đông Kết, 12 xã:
1. Xã Hương Trù3 2. Xã Mạn Trù 3.Xã Mạn Xuyên 4.Xã Mạn Trù Châu
5. Xã Kiến Châu4 6. Xã Ninh Tập 7.Xã Diên Linh 8.Xã Lạc Thuỷ5

9.Xã Bối Khê 10.Xã Kênh Khê 11.Xã Trung Châu 12.Xã Đông Kết

4-Tổng Đại Quan, 13 xã:
1.Xã Đại Quan6 2.Xã Thuần Lễ 3.Xã Sài Thị 4.Xã Sài Quất
5.Xã Bùi Xá 6.Xã Nhuế Dương 7.Xã Thọ Nham 8.Xã Phó Nham
9.Xã Phú Khê 10.Xã Quan Xuyên7 11.Xã Nghi Xuyên 12.Xã Cốc Đăng
13.Xã Phù Sa

5-Tổng Tử Dương, 7 xã, thôn:
1.Xã Tử Dương 2.Xã Đông Xá 3.Xã Xuân Lai 4.Xã Lực Điền
5.Xã Hương Uyên8 6.Thôn Đông xã Tử Dương 7.Thôn Tổ Hỏa

                                                     
1 Huyện Đông Yên : Đời Trần là huyện Đông Kết . Thời thuộc Minh theo tên cũ. Nhà Lê đổi gọi là

huyện Đông Yên . Trải qua các triều, cho đến đời Đồng Khánh không đổi. Nay là huyện Khoái Châu, tỉnh
Hưng Yên.

2 Xã Đông Tảo: Trước tên là xã Đông Cảo ; theo lệnh năm Minh Mệnh 17 (1836) kiêng âm Cảo (biệt danh
của Gia Long, xem NCCH, 135), đổi là Đông Tảo .

3 Xã Hương Trù: Trước tên là xã Hoa Trù ; từ 1841 kiêng chữ Hoa (tên huý của mẹ Thiệu Trị), đổi là
Hương Trù .

4 Xã Kiến Châu: Trước tên là xã Triền Châu ; từ 1843 kiêng chữ Triền (cận âm tên huý của Thiệu Trị), đổi
là Kiến Châu.

5 Xã Lạc Thuỷ: Trước tên là xã Triền Thuỷ ; từ 1843 kiêng chữ Triền, đổi là Lạc Thuỷ .
6 Xã Đại Quan: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Đại Lan , từ 1803 kiêng chữ Lan (tên huý mẹ cả của Gia

Long), đổi gọi là Đại Quan .
7 Xã Quan Xuyên: Đầu Nguyễn trở về trước là xã Lan Xuyên , từ 1803 kiêng chữ Lan, đổi gọi là Quan

Xuyên .
8 Xã Hương Uyên: Trước tên là xã Lỗi Tuyền; từ 1841 kiêng đồng âm chữ Tuyền  (tên huý Thiệu Trị), đổi là

xã Hương Uyên .
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6-Tổng Khóa Nhu, 6 xã, thôn:
1.Xã Nhị Mễ 2.Xã Bình Phú1 3.Xã Khóa Nhu 4.Xã Xuân Linh
5.Xã Mỹ Xá 6.Thôn Hòa Nhu

7-Tổng Yên Cảnh, 6 xã:
1.Xã Yên Cảnh 2.Xã Yên Vĩ 3.Xã Ông Đình 4.Xã Xuân Quan
5.Xã Bình Kiều2 6.Xã Ninh Vũ

8-Tổng Bình Dân, 5 xã:
1.Xã Bình Dân 2.Xã An Dân 3.Xã Dương Trạch 4.Xã Thọ Bình
5.Xã Bình Quỹ

9-Tổng An Lịch, 6 xã, thôn:
1.Xã An Lịch 2.Xã Đào Viên 3.Xã An Viên 4.Xã Điều Nha
5.Xã Tiểu Quan 6.Thôn Mậu Lâm

10-Tổng Lưu Xá, 8 xã:
1.Xã Lưu Xá 2.Xã Ngô Xá 3.Xã Đào Xá 4.Xã Trương Xá
5.Xã Tượng Cước 6.Xã Thổ Cầu 7.Xã Bình Hồ 8.Xã Bình Cầu

Phong tục:

Dân chúng chăm chỉ công việc cầy cấy dâu tằm. Tổng Mễ Sở nhiều nhà thường hay đi mua tơ sống
về dệt thành lụa. Tập tục dân chúng sùng chuộng quỷ thần (các tổng Mễ Sở, Yên Vĩnh v.v... hàng năm
mở hội vào tháng tám, nếu là năm được mùa thì quy công cho thần, tổ chức các trò vui chơi ca hát, thi
chèo thuyền, náo nức đến dăm mười ngày mới tan hội).

 Các phép cưới xin, ma chay giữ được gần đúng lễ. Trong huyện có hai phường thủy cư là phường
Thổ Châu và phường Đông Ngang, làm nghề chài lưới đánh cá để sinh sống.

Sản vật:

Các tổng Mễ Sở, Yên Vĩnh, Đông Kết, Đại Quan nhiều đất bãi bồi, thường trồng mía, khoai, đậu và
dâu. Hai xã Đông Xá, Xuân Lai có cây bấc đèn. Ngoài ra các sản vật thông thường thì cũng như các
nơi khác.

Khí hậu:

Mùa xuân nhiều mưa phùn, mùa hè nhiều mưa rào. Phía tây huyện ở gần sông lớn, hàng năm đến
mùa hè mưa lũ, nước sông dâng cao. Ngoài ra cũng như các nơi khác trong tỉnh.

Sông núi:

Trong huyện hạt không có núi.

- Một dòng sông lớn (là sông Nhị Hà, cũng gọi là sông Xích Đằng), phía trên từ xã Phú Trạch tổng
Mễ Sở (hữu ngạn giáp huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh, tả ngạn giáp huyện Thanh Trì tỉnh Hà Nội),
qua cửa chính Mễ Sở, xuống đến tổng Đại Quan rồi chảy vào giang phận huyện Kim Động, dài 33
dặm, rộng 100 trượng (có nơi 65 hoặc 62 trượng), sâu hơn 20 thước (cũng có nơi sâu 22 thước).

- Một dòng sông nhỏ, gọi là sông Nghĩa Trụ. Nguyên sông này từ huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh
chảy xuống phía đông, qua địa phận hai xã Nhị Mễ và Đông Xá thuộc bản huyện, xuống đến thôn Tổ
Hỏa, chảy vào giang phận xã Chu Xá huyện Ân Thi, dài 9 dặm, rộng 12 trượng, sâu chừng 5, 6 thước.

                                                     
1 Xã Bình Phú: Tên xã đời Lê là Bình Phú , thời Tây Sơn kiêng âm Bình (tên huý của Quang Trung), đổi gọi

là Bằng Phú .
2 Xã Bình Kiều: Trước tên là xã Hồng Cầu , từ 12-1847 kiêng đồng âm chữ Hồng  (tên huý tiểu tự của

Tự Đức), đổi gọi là Bình Kiều .
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- Một con sông cũ là sông Cửu Yên, phía trên do nước sông Nhị Hà đổ vào, phía dưới chảy đến
huyện Ân Thi, nay đã bị bồi lấp.

- Một con sông cũ là sông Kim Ngưu, phía trên từ huyện Văn Giang [tỉnh Bắc Ninh] quanh co uốn
khúc chảy xuống đến tổng Đại Quan, thông với sông Nhị Hà, nay cũng đã bị bồi lấp.

Danh thắng:

Đền thờ Chử Đồng Tử: ở xã Đa Hòa tổng Mễ Sở1, đối bờ với Tự Nhiên châu (Bãi Tự Nhiên) thuộc
tỉnh Hà Nội2.

Tương truyền Chử Đồng Tử gặp Công chúa Tiên Dung, chỉ trong một đêm biến hóa ra lâu đài điện
gác nguy nga, tức là ở chỗ đền thờ ngày nay vậy.

Đền thờ Công chúa Tiên Dung: ở xã Mạn Trù3 tổng Đông Kết. Đền ở gần bờ sông. Tương truyền
Chử Đồng Tử gặp Công chúa Tiên Dung ở đây.

Đền thờ Sứ quân [Nguyễn Siêu]4 : ở xã Đông Kết, tên cổ là xã Đà Mạc5.

Tương truyền thần họ Nguyễn, tên Siêu một trong 12 sứ quân, chống cự với Đinh [Bộ Lĩnh] bị bại,
một đao một ngựa chạy về đến Bái Xuyên thì hóa (Bái Xuyên tức là xã Đông Kết ngày nay).

Đường đi:

- Một đường dịch lộ từ xã Nhị Mễ (giáp huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh), qua các tổng Khóa Nhu,
Bình Dân, An Lịch, Lưu Xá, đến xã An Lạc huyện Kim Động, dài 21 dặm, cao 1 thước, rộng 1 trượng.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam đến bờ đê xã Điều Nha, theo bờ đê đi xuống đến xã
Nho Lâm huyện Kim Động, dài 17 dặm; cao 1 thước, rộng 3 thước.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây bắc đến đê xã Yên Vĩnh, theo bờ đê đến xã Phú Trạch
giáp địa giới huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh, dài 8 dặm.

Nguyên ngạch tuyển lính : 451 người.

Nhân số thực còn: 4.802 người. Trong đó:
-Chức sắc: 101 người.
-Miễn lao dịch: 66 người.
-Đinh số chính nạp: 4.635 người.

Thuế đinh các hạng cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8.127 quan 9 tiền.
-Nộp bằng thóc: 407 hộc vuông.

Ruộng đất:

Ruộng đất công tư các hạng: 38.129 mẫu 3 sào 8 thước 5 tấc 8 phân 6 ly.

Trong đó:

                                                     
1 Đền thờ Chử Đồng Tử nay thuộc thôn Đa Hoà xã Bình Minh huyện Kim Động, tương truyền là nơi Chử Đồng

Tử (quê ở thôn Chử Xá huyện Gia Lâm) gặp công chúa Tiên Dung, kết làm vợ chồng. Sau Chử ra núi đảo
Quỳnh Viên học được phép lạ trở về, nghe tin Hùng vương sai quân đến bắt, Chử và Tiên Dung hoá phép bay
lên trời, cả lâu đài thành quách cũng bay theo. Thôn Đa Hoà tương truyền là nơi Chử Đồng Tử úp nón cho hiện
lên lâu đài. (Toàn thư, NK4-17a; Lĩnh Nam chích quái, Hưng Yên tỉnh nhất thống chí, A.963; cũng xem:
DTLSVHVN, tr.160).

2 Đầu triều Nguyễn, châu Tự Nhiên thuộc tổng Vĩnh Hưng (sau là tổng Yên Vĩnh) huyện Đông Yên phủ Khoái
Châu tỉnh Hưng Yên.

3 Xã Mạn Trù: tên Nôm là Màn Trò.
4 Nguyễn Siêu : Một trong 12 sứ quân thời Thập Nhị sứ quân: Năm 966, Nguyễn Siêu xưng là Nguyễn Hữu

công, hoặc Nguyễn Lệnh công chiếm miền Tây Phù Liệt (vùng Thanh Trì, Hà Nội).
5 Đà Mạc: nghĩa là kéo màn, lấy sự tích công chúa Tiên Dung che màn ở Bãi Tự Nhiên.
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-Ruộng: 27.233 mẫu 8 sào 10 thước 6 tấc 1 ly 5 hào.
-Đất: 10.895 mẫu 4 sào 12 thước 9 tấc 8 phân 4 ly 5 hào.

Thuế ruộng đất cả năm:
-Nộp bằng tiền: 14.137 quan 5 tiền 13 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 27.634 hộc 20 bát 9 vốc 1 nắm 6 lẻ.

Huyện Phù Cừ
kiêm nhiếp

huyện Ân Thi

Phù Cừ thuộc phủ Khoái Châu. Huyện lỵ đóng ở xã Ân Thi tổng Ân Thi, xung quanh đắp luỹ đất,
trên mặt lũy trồng tre; luỹ dài 18 trượng, rộng 15 trượng, có 1 cửa chính ở mặt tiền.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương, phía tây giáp huyện Kim Động,
phía nam giáp huyện Tiên Lữ, phía bắc giáp huyện Đường Hào tỉnh Hải Dương.

Đông tây cách nhau hơn 20 dặm. Nam bắc cách nhau 34 dặm.

Hai huyện có 14 tổng (Phù Cừ 6 tổng; Ân Thi 8 tổng), 107 xã, thôn, phường.

1- Huyện Phù Cừ, 6 tổng:

1-Tổng Ba Đông, 8 xã:
1.Xã Ba Đông 2.Xã Trà Bồ 3.Xã Phú Mãn 4.Xã Nghĩa Vũ
5.Xã Duyệt Lễ 6.Xã Trăn Tranh 7.Xã Trần Xá 8.Xã Cao Xá

2-Tổng Hoàng Tranh, 9 xã:
1.Xã Hoàng Tranh 2.Xã Đoàn Đào 3.Xã Long Cầu 4.Xã Đại Duy
5.Xã Diên Linh 6.Xã Hà Linh 7.Xã Đông Cáp 8.Xã Trúc Giản
9.Xã Quế Lâm

3-Tổng Viên Quang, 8 xã:
1.Xã Viên Quang 2.Xã Phú Mỹ2 3.Xã Vũ Xá 4.Xã Ngũ Lão
5.Xã Thọ Lão 6.Xã Quang Xá 7.Xã Tống Xá 8.Xã Phan Xá

4-Tổng Kim Hương3, 6 xã:
1.Xã Kim Hương4 2.Xã Tam Muội 3.Xã Phù Anh5 4.Xã Phạm Xá
5.Xã Nại Khê 6.Xã Hoàng Xá

                                                     
1 Huyện Phù Cừ : Từ đời Trần qua thời thuộc Minh đến hết đời Lê sơ là huyện Phù Dung . Nhà Mạc

kiêng chữ Dung (tên huý Mạc Đăng Dung), đổi gọi là huyện Phù Hoa . Nhà Lê Trung hưng lấy lại tên cũ
là Phù Dung. Đầu đời Thiệu Trị kiêng đồng âm chữ Dung ( , tiểu tự của Thiệu Trị), đổi là huyện Phù Cừ

. Khoảng 1976-1996 Phù Cừ hợp với Tiên Lữ làm huyện Phù Tiên tỉnh Hải Hưng. Sau lại tách riêng, là
huyện Phù Cừ tỉnh Hưng Yên nay.

2 Xã Phú Mỹ: Trước tên là xã Phú Triền ; từ 1843 kiêng chữ Triền (cận âm tên huý vua Thiệu Trị), đổi là
Phú Mỹ .

3 Xem chú sát dưới.
4 Tổng và xã Kim Hương: Trước tên là Kim Hoa ; từ đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa (tên huý mẹ vua

Thiệu Trị), đổi là Kim Hương .
5 Xã Phù Anh: Trước tên là xã Phù Dung ; từ 3-1841 kiêng huý chữ Dung (tiểu tự vua Thiệu Trị), đổi là

Phù Anh .
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5-Tổng Cát Dương, 8 xã:
1.Xã Cát Dương 2.Xã Hạ Cát 3.Xã Quang Lệ 4. Xã Văn Xa
5.Xã An Lệ 6.Xã Đình Cao 7.Xã An Nhuế 8. Xã Nhật Lệ

6-Tổng Võng Phan, 7 xã:
1.Xã Võng Phan 2.Xã La Tiến 3.Xã Trà Dương 4.Xã Thị Viên
5.Xã An Cầu 6.Xã Biện Tân 7.Xã Đông Châu

2-Huyện Ân Thi1

1-Tổng Ân Thi2, 10 xã, thôn:
1.Xã Ân Thi3 2Xã Cộng Vũ 3.Xã Bình Đôi 4.Xã Vũ Dương
5.Xã Lê Xá 6.Xã Cao Xá 7.Xã Bàn Lễ 8.Thôn Lương
9Xã Trà Hương 10.Thôn Dương

2-Tổng Đặng Xá, 7 xã, thôn:
1.Thôn Đặng 2.Thôn Đường 3.Thôn Minh Châu 4.Thôn Gia Cốc
5.Thôn Phú Cốc 6.Xã Kênh Bối 7.Xã Xuân Nguyên

3-Tổng Văn Nhuệ, 8 xã, thôn, phường:
1.Xã Văn Nhuệ 2.Thôn Trạo 3.Thôn Đa Lộc 4.Thôn Hoàng Xuyên
5.Xã Bích Chàng 6.Xã Bình Lăng 7.Xã Khê Than 8.Phường Thủy Cơ

4-Tổng Nhân Vũ, 5 xã:
1.Xã Nhân Vũ 2.Xã Mi Xá4 3.Xã Nhật Tảo5 4.Xã Hạ Lễ
5.Xã Đan Chàng

5-Tổng Yên Canh, 5 xã:
1.Xã Yên Canh 2. Xã Cổ Lễ 3.Xã Mão Cầu 4.Xã Lưu Xá
5.Xã La Chàng

6-Tổng Thổ Hoàng, 12 xã, thôn:
1.Xã Thổ Hoàng 2.Thôn Phú6 3.Thôn Trung 4.Thôn Quanh
5.Xã Đới Khê 6.Xã Đinh Xá 7.Xã Nam Trì 8.Thôn Đặng Xuyên
9.Thôn Bảo Tàng 10.Thôn Bình Trì 11.Thôn Mai Xuyên 12.Thôn Đặng Đinh

7-Tổng Thượng Cổ, 7 xã, thôn:
1.Xã án Đô 2.Xã Cảnh Lâm 3.Xã Chu Xá 4.Thôn Đồng Mỹ
5.Thôn Lãng Cầu 6.Thôn Dã Cầu 7.Thôn Hoan ái

8-Tổng Hạ Cổ, 7 thôn:
1.Thôn Cù Tu 2.Thôn Thuý Trúc 3.Thôn Tòng Củ 4.Thôn Cao Trai
5.Thôn Vân Mạc 6.Thôn Trâm Nhĩ 7.Thôn Du Mỹ

                                                     
1 Huyện Ân Thi: Đời Trần là Thiên Thi . Thời thuộc Minh đổi là huyện Thi Hóa . Nhà Lê lấy lại tên

cũ là Thiên Thi. Từ năm Tự Đức 6 (1853) kiêng chữ Thiên là từ tôn kính, đổi làm huyện Ân Thi . Khoảng
1976-1996 hợp với huyện Kim Động, gọi là huyện Kim Thi, sau đã tách riêng thành huyện Ân Thi tỉnh Hưng
Yên.

2 Xem chú sát dưới.
3 Tổng và xã Ân Thi: Trước tên là tổng và xã Thiên Thi (CTTX).
4 Xã Mi Xá  chữ Mi  (QV: miên tì thiết). CTTX chép chữ Xuy; đọc âm Nôm là Xôi (Xôi Xá).
5 Xã Nhật Tảo: Trước tên là xã Nhật Cảo ; từ năm Minh Mệnh 17 (1836) kiêng đồng âm chữ Cảo (huý biệt

danh của Gia Long), đổi là Nhật Tảo .
6 Thôn Phú: Trước tên là thôn Đảm . Theo lệnh kiêng huý năm Gia Long 16 (1817) kiêng đồng âm chữ

Đảm  (tên huý Hoàng Thái tử Đảm, sau là vua Minh Mệnh), đổi là thôn Phú .
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Phong tục:

Sĩ dân chăm lo công việc cày cấy, học hành; các việc cưới xin, ma chay theo thường lệ. Dân Ân Thi
có phần xảo quyệt, hay dùng sức mạnh. Dân Phù Cừ dễ bị khích động, thói tục có phần điêu toa, ngoài ra
không có gì đặc biệt.

Sản vật:

Huyện này ở vào vùng địa thế thấp, trũng. Lúa thu nhiều, lúa hè ít. Xã Đình Cao có giống dưa hấu
hương vị thơm ngon.

Khí hậu:

Thời tiết bốn mùa đại khái cũng như các huyện khác trong tỉnh.

Danh thắng:

Miếu thờ Đế Thích1: ở xã La Chàng huyện Ân Thi (xưa là làng La Đăng huyện Thiên Thi) linh
thiêng hiển ứng, kiến trúc cao to, có tiếng là nơi danh thắng trong bản huyện.

Sông núi:

Trong huyện hạt không có núi.

-Chỉ có một con sông là sông Nông (Nông Giang): Sông này trên tiếp với sông Luộc, chảy qua tổng
Vọng Phan, rồi chảy sang địa phận huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương, dài 1250 trượng, rộng 24
trượng, sâu 18 thước.

Ngày trước có:

-Sông Cửu An: sông này trên tiếp với tổng Bằng Ngang huyện Kim Động dưới đến cửa sông xã
Biện Tân.

-Sông Nghĩa Trụ: (một tên là sông Thổ Hoàng, một tên là sông Hoan ái). Sông này:
 Một nhánh trên từ thôn Tổ Hoa huyện Đông Yên chảy xuống đến xã Hoan ái, qua tổng Thổ

Hoàng, đổ vào sông Kênh Khương tỉnh Hải Dương.
 Một nhánh từ thôn Dã Cầu huyện Ân Thi chảy xuống đến xã Đan Chàng.
 Một nhánh từ xã Đặng Đinh chảy xuống đến xã Trà Hương, rồi đổ vào sông Cửu An ở cửa

sông xã Khê Than, qua xã Đông Cáp huyện Phù Cừ, chảy xuống xã Điềm Xá huyện Tiên Lữ.
Nhưng đến nay sông đã bị bồi lấp.

Đường đi:

- Một đường dịch lộ từ xã Đại Duy giáp tổng Dị Chế huyện Tiên Lữ, đi qua các tổng Hoàng Tranh,
Ba Đông, Viên Quang thuộc bản huyện, đến thôn Phú My rồi đi sang huyện Thanh Miện tỉnh Hải
Dương. Dài 5 dặm 43 trượng, cao 1 thước, rộng 1 trượng.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây, đến tổng Bằng Ngang huyện Kim Động, dài 8 dặm 120
trượng, rộng 5 thước.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, đến xã Biện Tân, dài 12 dặm, rộng 5 thước, cao 2
thước (theo con đê bối của sông Cửu Yên cũ).

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, qua các tổng Văn Nhuệ, Thổ Hoàng, Đặng Xá đến xã
Cảnh Lâm tổng Thượng Cổ giáp địa giới huyện Đường Hào tỉnh Hải Dương, dài 18 dặm, cao 1 thước,
rộng 5 thước.

                                                     
1 Sự tích Đế Thích, xem ở mục Danh thắng huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương. Riêng sự tích miếu Đế Thích ở

xã La Chàng có thêm huyền tích về hai người con gái ở thôn bên được Đế Thích đón lên trời làm Đế phi (Hưng
Yên tỉnh nhất thống chí, A.963); cũng xem: DTLSVHVN, tr.241.
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- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, quanh co qua các xã trong huyện hạt rồi xuống đến xã
Hoàng Tranh, giáp xã Tam Nông huyện Tiên Lữ, dài 2 dặm, cao 1 thước, rộng 3 thước.

Nguyên ngạch tuyển lính : 194 người.
Phù Cừ: 73 người.
Ân Thi: 121 người.

Nhân số thực còn: 2.068 người.

Phù Cừ: 981 người.
-Chức sắc: 5 người.
-Miễn lao dịch: 7 người.
-Đinh số chính nạp: 969 người.

Ân Thi: 1.087 người.
-Chức sắc: 12 người.
-Miễn lao dịch: 13 người.
-Đinh số chính nạp: 1.062 người.

Thuế đinh các hạng cả năm :

-Nộp bằng tiền: 3.582 quan 3 tiền.
Phù Cừ: 1.727 quan 4 tiền.
Ân Thi: 1.854 quan 9 tiền.

-Nộp bằng thóc: 196 hộc 17 bát.
Phù Cừ: 95 hộc 5 bát 5 vốc.
Ân Thi: 101 hộc 11 bát 5 vốc.

Ruộng đất:

Ruộng đất công tư các hạng: 48.422 mẫu 3 sào 9 thước 3 tấc 2 phân.
-Ruộng: 41.625 mẫu 5 sào 10 thước 9 tấc 9 phân.
-Đất: 6.796 mẫu 9 sào 13 thước 3 tấc 3 phân.

Trong đó:

Phù Cừ: 23.601 mẫu 9 sào 12 thước 8 tấc 7 phân.
-Ruộng: 20.631 mẫu 3 sào 4 phân.
-Đất: 2.970 mẫu 6 sào 12 thước 8 tấc 3 phân.

Ân Thi : 24.820 mẫu 3 sào 11 thước 4 tấc 9 phân.
-Ruộng: 20.994 mẫu 10 thước 9 tấc 5 phân.
-Đất: 3.826 mẫu 3 sào 5 tấc.

Thuế ruộng đất hàng năm:

-Nộp bằng tiền: 11.312 quan 8 tiền 25 đồng tiền.
Phù Cừ: 5.217 quan 44 đồng tiền.
Ân Thi: 6.095 quan 5 tiền 45 đồng tiền.

-Nộp bằng thóc: 30.610 hộc 2 bát 2 vốc 3 nắm.
Phù Cừ: 14.710 hộc 30 bát 4 vốc 8 nắm.
Ân Thi: 15.899 hộc 10 bát 7 vốc 4 nắm.
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Huyện Kim Động

Kim Động thuộc phủ Khoái Châu. Huyện lỵ đóng ở xã Đằng Mạn tổng Yên Tảo. Xung quanh
huyện lỵ đắp thành đất, cao 6 thước, dày 8 thước, chu vi 53 trượng 5 thước. Bên ngoài thành đất có
hào rộng 2 trượng; có 1 cửa giữa ở mặt tiền.

Huyện hạt1 phía đông [từ huyện lỵ] đến giáp địa giới huyện Tiên Lữ cách 3 dặm; phía tây giáp
[giang phận] sông Nhị Hà 1 dặm, đối bờ với huyện Phú Xuyên tỉnh Hà Nội; phía nam đến giáp địa giới
huyện Tiên Lữ cách 3 dặm; phía bắc đến giáp huyện Đông Yên, cách 17 dặm.

Đông tây cách nhau 4 dặm. Nam bắc cách nhau 20 dặm.

Huyện có 8 tổng, gồm 58 xã, thôn, phường:

1-Tổng Đức Triêm, 8 xã 2 phường:
1.Xã Đức Triêm 2.Xã Lai Hạ2 3.Xã Phục Lễ3 4.Xã Phương Tùng
5.Phường Vân 6.Xã Ngọc Đường 7.Xã Nho Lâm4 8.Xã Thanh Sầm
9.Xã Bồng Châu 10.Phường Nghệ

2-Tổng Thanh Cù, 5 xã:
1.Xã Thanh Cù 2.Xã Diên An 3.Xã Kệ Châu 4.Xã Phượng Lâu
5.Xã Hoàng Xá

3-Tổng Yên Tảo5, 9 xã, thôn, phường6:
1.Xã Yên Tảo7 2.Xã Yên Vũ 3.Xã Nhân Dục 4.Trang Hương Điền8

5.Phường Nam Hòa 6.Phố Bắc Hòa 7.Xã Đằng Châu 8. Xã Đằng Man
9.Xã Xích Đằng 10.Xã Cao Xá

4-Tổng Tiên Cầu, 6 xã:
1.Xã Tiên Cầu 2.Xã Trà Lâm 3.Xã Đông Lỗ 4.Xã Bảo Khê
5.Xã Tiên Khê 6.Xã Lương Xá

5-Tổng Bằng Ngang, 6 xã:
1.Xã Bằng Ngang 2.Xã Đồng Lý 3.Xã Dưỡng Phú 4.Xã Mai Viên
5.Xã Mai Xá 6.Xã Động Xá9

6-Tổng Yên Xá, 6 xã, thôn:
1.Xã Đề Cầu 2.Xã Đỗ Xá 3.Xã Yên Xá 4.Xã Đồng Yên10

                                                     
1 Huyện Kim Động: Đời Lý-Trần là đất Đằng Châu (ĐNNTC: đời Trần là huyện Vĩnh Động ), thời

thuộc Minh là huyện Vĩnh Động. Đời Lê Thánh Tông đổi là huyện Kim Động  (1469) thuộc phủ Khoái
Châu). Thời gần đây (1976-1996) hợp nhất hai huyện Kim Động, Ân Thi, gọi là huyện Kim Thi tỉnh Hải Hưng.
Nay đã tách tỉnh, lại gọi là huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên.

2 Xã Lai Hạ: Trước tên là xã Hạ Tông ; từ đầu đời Thiệu Trị (1841) kiêng đồng âm chữ Tông (tiểu tự của
Thiệu Trị), đổi là Lai Hạ .

3 Xã Phục Lễ: Trước tên là xã Lễ Tông , đầu đời Thiệu Trị kiêng đồng âm chữ Tông, đổi là Phục Lễ .
4 Xã Nho Lâm: Trước tên là xã Nho Tông , đầu đời Thiệu Trị kiêng đồng âm chữ Tông, đổi là Nho Lâm .
5 Xem chú ở dưới cách 1 chú.
6 Ngv. ghi tổng Yên Tảo có 9 xã, thôn, phường, nhưng số đúng ở dưới là 10 xã, thôn, phường.
7 Tổng và xã Yên Tảo: Trước tên là (tổng và xã) Yên Cảo; từ năm Minh Mệnh 17 (1836) kiêng huý âm Cảo

(biệt danh vua Gia Long), đổi là Yên Tảo .
8 Trang Hương Điền: Trước tên là trang Hoa Điền , từ đầu đời Thiệu Trị kiêng huý chữ Hoa (tên mẹ vua),

đổi là trang Hương Điền .
9 Xã Động Xá: Trước tên là xã Nguyễn Xá ; từ 1853 kiêng chữ quốc tính Nguyễn, đổi là Động Xá .
10 Xã Đồng Yên: Trước tên là xã Tuyền Yên ; đầu đời Thiệu Trị kiêng huý đồng âm chữ Tuyền  (tên
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5.Xã Lôi Cầu 6. Thôn Trúc Cầu

7-Tổng Tạ Xá, 9 xã, thôn:
1.Xã Tạ Xá 2.Xã Phú Cốc 3.Xã Liễn Cốc 4.Xã Đào Xá
5.Xã Ngô Xá 6.Xã Vĩnh Đồng 7.Xã Phán Thủy 8.Xã Tiên Quán
9.Thôn Hậu xã Vĩnh Đồng

8-Tổng Yên Lạc, 7 xã, thôn:
1.Xã Yên Lạc 2.Xã Cao Quán 3.Thôn Hoàng Vân Ngoại
4.Thôn Nội 5.Xã Vân Cầu 6.Xã Thổ Khối 7.Xã Kim Tháp

Phong tục:

Kẻ sĩ chăm chỉ việc học Thi, Thư, nhà nông siêng năng công việc cày cấy, chỉ những nơi gần đầu «
bến chợ thường có nhiều kẻ rong chơi lười nhác.

Trong huyện có hai phường thủy cư, làm nghề chài lưới sinh sống.

Sản vật:

Các sản vật thông thường như lúa, khoai, đậu, dâu, mía v.v... cũng như các huyện khác. Dân ven
sông hàng năm, từ kỳ mưa lũ đầu mùa hè cho đến tiết sơ phục (tục gọi là nước cá) thường ra bờ sông
vớt cá con đem đi bán (xem trứng mà phân biệt các giống cá) để cho người mua đem về thả nuôi trong
ao hồ. Thợ gần tỉnh học được nghề làm quạt lông, khá tinh khéo.

Khí hậu:

Đại khái cũng giống như các huyện khác trong tỉnh.

Sông núi:

Trong huyện không có núi.

- Một dòng sông lớn (tức là sông Nhị, cũng gọi là sông Xích Đằng) trên tiếp từ giang phận tổng Đại
Quan huyện Đông Yên chảy xuống, đổ vào ngã ba sông Luộc, dài 27 dặm, rộng 95 trượng, sâu trên
dưới 20 thước.

- Sông Cửu Yên1: Trên tiếp từ xã Sài Quất huyện Đông Yên chảy xuống qua các tổng Tạ Xá, Bằng
Ngang thuộc bản huyện rồi chảy sang huyện Ân Thi; nay đã bị bồi lấp.

- Hồ Bán Nguyệt, ở về phía tây thành tỉnh, thuộc vào địa phận thôn Hương Dương, rộng chừng 3
mẫu.

Danh thắng:

- Chùa Kim Chung2: ở xã Nhân Dục tổng Yên Tảo, quy mô to rộng, có tiếng là nơi danh thắng.

- Linh từ xã Đằng Châu: thờ Sứ quân Phạm Phòng át3, cầu khấn thường thấy linh thiêng ứng
nghiệm.

                                                                                                                                                                     
huý vua), đổi là xã Đồng Yên .

1 Sông Cửu Yên  : do Minh Mệnh cho đào năm 1835 để giảm thế nước sông Hồng, đã được vẽ hình
khắc trên Nghị đỉnh (một trong Cửu đỉnh ở hoàng cung Huế). Nhưng từ khi đào sông dân các huyện thuộc phủ
Khoái Châu bị lũ lụt nặng nề, vì vậy đầu đời Thiệu Trị đã phải cho lấp bỏ (1842).

2 Kim Chung tự, tức chùa Chuông, dựng trong niên hiệu Vĩnh Thịnh (1705-1719) đời Lê Dụ Tông, quy mô rộng
lớn, gác chuông cao đẹp. Trong chùa có bia và cột hương ghi chép tư liệu liên quan đến đô thị cổ Phố Hiến hồi
đầu thế kỷ XVIII.

3 Phạm Phòng át: tức Phạm Bạch Hổ  một trong 12 vị sứ quân thời Thập Nhị sứ quân, năm 966 chiếm
giữ miền Đằng Châu, tự xưng là Phạm Phòng át (Phòng át là tên chức quan võ, không phải tên riêng). Đền
trước ở ngoài đê, khoảng năm Thống Nguyên (1522-1527) đời Lê Cung Hoàng dời lên trên đê ở địa điểm hiện
nay.
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Đường đi:

- Một đường dịch lộ ở phía bắc thành tỉnh, phía trên tiếp với đường lớn của huyện Đông Yên từ xã
Yên Lạc đi xuống đến xã Yên Vũ rồi đi vào thành tỉnh, dài 17 dặm 40 trượng 6 thước, cao 1 thước,
rộng 1 trượng.

- Một đường dịch lộ từ phía tây bắc thành tỉnh đi đến xã Bảo Khê rồi đi sang huyện Tiên Lữ, dài
150 trượng 9 thước, cao 1 thước, rộng 1 trượng.

- Một con đường đê ở phía tây huyện lỵ, cao 1 trượng 2 thước, chân đê rộng 7 trượng, đi về phía
nam qua thành tỉnh, đến thôn Hương Dương huyện Tiên Lữ ở thôn Hương Dương, dài 3 dặm; từ huyện
lỵ đi về phía bắc đến xã Nho Lâm giáp giới huyện Đông Yên, dài 17 dặm.

Nguyên ngạch tuyển lính : 191 người.

Nhân số thực còn: 2.374 người. Trong đó:
-Chức sắc: 95 người.
-Miễn lao dịch: 34 người.
-Đinh số chính nạp: 2.245 người.

Thuế đinh cả năm:
-Nộp bằng tiền: 3.859 quan 4 tiền.
-Nộp bằng thóc: 216 hộc 2 bát.

Ruộng đất :

 Ruộng đất công tư các hạng: 26.468 mẫu 1 sào 11 thước 1 phân 3 ly.

Trong đó:
-Ruộng: 21.056 mẫu 4 sào 9 thước 7 phân 3 ly 4.
-Đất: 5.411 mẫu 7 sào 1 thước 9 tấc 3 phân 9 ly 6.

 Thuế ruộng đất cả năm:
-Nộp bằng tiền: 8.552 quan 2 tiền 4 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 16.306 hộc 36 bát 8 vốc 7 nắm.

Phủ Tiên Hưng

Phủ Tiên Hưng ở về phía đông nam thành tỉnh (cách 41 dặm).

Phủ kiêm lý huyện Thần Khê; thống hạt 3 huyện là Diên Hà, Hưng Nhân, Tiên Lữ.

Phủ lỵ đóng ở địa phận 2 xã Cổ Quán và Lễ Xá tổng Cổ Quán huyện Thần Khê. Xung quanh phủ
đắp thành đất, chu vi 271 trượng 2 thước, cao 7 thước, dày 1 trượng. Bên ngoài thành đất có hào rộng 1
trượng 6 thước, sâu 4 thước. Một cửa tiền (cao 1 trượng 2 thước), một cửa tả, một cửa hữu (đều cao 1
trượng). Bốn góc thành mỗi góc đặt một pháo đài.

Phủ hạt1 phía đông giáp huyện Đông Quan (thuộc tỉnh Nam Định1, cách 14 dặm). Phía tây giáp
sông Nhị Hà, đối bờ với huyện Nam Xương tỉnh Hà Nội (cách 21 dặm). Phía nam đến địa giới huyện
Thư Trì (thuộc tỉnh Nam Đinh, cách 5 dặm). Phía bắc đến địa giới huyện Quỳnh Côi (cách 15 dặm).

                                                     
1 Phủ Tiên Hưng : Đời Lý về trước là hương Đa Cương . Nhà Trần là phủ Long Hưng

(vì nhà Trần có mộ tổ ở xã Thái Đường huyện Ngự Thiên). Nhà Hồ đổi là phủ Tân Hưng . Thời thuộc
Minh là phủ Trấn Man . Nhà Lê lấy lại tên cũ là phủ Tân Hưng đặt thuộc thừa tuyên Sơn Nam (sau là
trấn). Đời Lê Trung hưng, kiêng chữ Tân (tên huý của Kính Tông Lê Duy Tân, 1600-19), đổi là phủ Tiên Hưng

. Từ đời Lê đến đầu Nguyễn, phủ Tiên Hưng gồm 4 huyện: Ngự Thiên (đời Gia Long, năm 1808 đổi là
huyện Hưng Nhân), Diên Hà, Thần Khê, Thanh Lan (1802 đổi Thanh Quan). Năm Tự Đức thứ 4 (1861) tách
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Đông tây cách nhau 35 dặm. Nam bắc cách nhau 20 dặm.

Phủ có 4 huyện, gồm 28 tổng:

Huyện Thần Khê do phủ kiêm lý, gồm 8 tổng:
1. Tổng Cổ Quán 2. Tổng Phú Khê 3. Tổng Cao Mỗ 4. Tổng Cổ Cốc
5.Tổng Hoàng Nông 6.Tổng Yên Lạc 7.Tổng Y Đốn 8.Tổng Xích Bích

Các huyện thống hạt:

1-Huyện Diên hà: 6 tổng:
1. Tổng Diên Hà 2. Tổng Lập Bái 3. Tổng Yên Xá 4. Tổng Canh Nông
5.Tổng Hà Lý 6.Tổng Thượng Bái

2-Huyện Hưng Nhân (do huyện Diên Hà kiêm nhiếp), 6 tổng:
1. Tổng Tống Súc 2. Tổng Thanh Triều 3. Tổng Đặng Xá 4.Tổng Hà Lão
5.Tổng Quan Bế 6.Tổng Hiệu Vũ

3-Huyện Tiên Lữ, 8 tổng:
1. Tổng Cao Đường 2. Tổng Dị Chế 3. Tổng Canh Hoạch 4.Tổng Thuỵ Lôi
5.Tổng Hải Yến 6.Tổng Tiên Hương 7.Tổng Tiên Châu 8.Tổng Phương Trà

Phong tục:

Phủ Tiên Hưng thời cổ thuộc đất quận Giao Chỉ. Dân phần nhiều làm nghề nông, ít người buôn bán
(chỉ có ở huyện Tiên Lữ mà thôi). Dân ven sông phần nhiều sinh sống bằng nghề chài lưới đánh cá.
Người huyện Thần Khê phần nhiều hào hiệp, nhưng hay tranh chấp kiện tụng. Dân Tiên Lữ có học mà
thuần phác. Dân Hưng Nhân trước kia có thói ngoan ngạnh, huyện Diên Hà ngày nay ít có [nổi bật] về
văn học.

Các việc cưới xin, ma chay nói chung là thích đáng. Tập tục thờ cúng thì chuộng sự linh dị.

Sản vật:

Nhiều lúa thu, ít lúa hè. Các xã ven sông thường trồng khoai, đậu, cà, rau củ, vừng, mía, kê, đay,
Vườn nhà thường trồng cây chè bạng. Hàng năm thường được mùa (hai huyện Thần Khê, Diên Hà
thường được mùa luôn). Sách Phủ chí trước đây2 có chép câu: "Phụ hề mẫu hề, thực sinh ngã hề; Ngã
sinh hữu hạnh, Diên Hà Thần Khê" (Dịch: Cha chừ, mẹ chừ; sinh ra ta chừ, Diên Hà Thần Khê)3.

Ven đê thường trồng vải, nhãn, thanh trà, phiên thạch lựu (tục gọi là cây ổi) v.v... để bảo vệ thân đê
(nhưng số lượng cũng không nhiều lắm). Huyện Thần Khê có giống cà ngon không huyện nào bằng.
Ba xã: Xuân Trúc, Kiều Thạch, Quan Khê huyện Hưng Nhân có nghề dệt chiếu cói. ở xã Xuân Điểm
huyện Tiên Lữ trước kia thường có cua đá, nhưng nay không thấy có nữa.

Khí hậu:

Khí hậu [phủ Tiên Hưng] cũng giống như phủ Khoái Châu: Tháng giêng, tháng hai tiết trời ấm áp.
Tháng ba thường mưa phùn. Mùa hè tháng tư, tháng năm nắng gắt, tháng sáu mưa nhiều, nước sông
dâng to. Mùa thu, từ tháng bảy về sau gió mát (tục gọi gió may). Tháng tám đôi khi có bão. Ngày chín
tháng chín có mưa thì năm ấy thường được mùa. Ngạn ngữ có câu:

                                                                                                                                                                     
huyện Thanh Quan sang phủ Thái Bình (tỉnh Nam Định), nhưng lại hợp với huyện Tiên Lữ từ phủ Khoái Châu
tách sang (Tiên Lữ thay Thanh Quan); từ đó đến đời Đồng Khánh vẫn gồm 4 huyện không đổi.

1 Huyện Đông Quan đương thời thuộc tỉnh Nam Định, nay là huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình.
2 Ngv.: Tiền chí, không nói rõ sách nào, nhưng theo câu trích ở dưới có thể biết soạn giả nói đến sách Tiên Hưng
phủ chí (của Phạm Nguyễn Hợp).

3 Bốn câu thơ trên có thể đã được dịch ra chữ Hán từ câu ca dao (Nôm) sau đây:
   Đã là con mẹ con cha,

  Sinh ra ở đất Diên Hà, Thần Khê.
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Mồng chín tháng chín có mưa,
Thì con đi sớm về trưa mặc lòng.
Mồng chín tháng chín không mưa,
Thì con bán cả cày bừa mà ăn.

Mùa đông, tháng mười, tháng mười một có gió bắc (bấc) thổi về, rét buốt. Tháng chạp bắt đầu bớt rét.

Sông núi:

Trong phủ hạt không có núi, chỉ ở huyện Tiên Lữ có gò núi đất, gọi là núi Bình Đấu mà thôi.

- Một dòng sông lớn từ ngã ba Nhĩ huyện Tiên Lữ đổ vào ngã ba sông Luộc, chảy thẳng về phía
nam, qua ngã ba sông Hoàng Giang (thuộc huyện Nam Xương tỉnh Hà Nội), qua ngã ba Thanh Hương
(thuộc huyện Thư Trì tỉnh Nam Định) rồi chia dòng chảy quanh ôm bọc địa hạt huyện Thần Khê, rồi
đổ ra sông Côn Giang.

- Một dòng sông vừa1, từ ngã ba sông Luộc chia dòng chảy về phía đông, qua ngã ba Canh Nông,
ngã ba Diên Nông, chảy đến xã Đông Quynh (giáp xã Biện Tân huyện Phù Cừ), rồi chảy sang địa phận
tỉnh Hải Dương.

- Một dòng sông vừa từ ngã ba Canh Nông chia dòng chảy về nam, qua ngã ba Hoành Mỹ trạm Yên
Xá (tục gọi là ngã ba Hú), quanh co chảy xuôi, đến ngã ba Kim Ngọc huyện Thần Khê rồi chảy vào
sông Côn.

- Một dòng sông nhỏ từ ngã ba Diên Nông Kênh Đào, qua bến đò Đan Hội từ huyện Quỳnh Côi
vòng sang bao bọc huyện Thần Khê (ở tổng Xích Bích) rồi đổ vào ngã ba Đông Xá (tục gọi là ngã ba
Đung).

- Một dòng sông nhỏ từ ngã ba Hoành Mỹ quanh co chảy xuống, qua tổng Yên Lạc huyện Thần
Khê đến ngã ba Kim Ngọc hợp dòng với sông Côn.

Danh thắng:

- Miếu thờ vua Lê Đại Hành ở huyện Thần Khê.

- Điện Quang Hiếu nhà Lê2 ở huyện Hưng Nhân.

- Miếu thờ các vua nhà Trần ở huyện Hưng Nhân.

- Đền thờ Trạng nguyên Phạm Đôn Lễ ở huyện Hưng Nhân.

- Chùa Báo Quốc ở huyện Hưng Nhân.

- Chùa Kim Phụ ở huyện Diên Hà.

- Miếu Kê Lạc ở huyện Tiên Lữ.

- Đền thờ Trung Quốc vương nhà Tiền Lê: ở huyện Tiên Lữ.

- Chùa Thuỵ ứng ở huyện Tiên Lữ.

Những đền miếu chùa chiền nói trên đều xây cất to rộng, từ xưa đã được kể vào hàng danh thắng.

Nhưng trải bao năm gió mưa bão lụt đến nay đã đổ nát hư hỏng chưa được tu bổ lại.

Đường đi:

- Một đường dịch lộ phía tây từ xã Đặng Cầu huyện Tiên Lữ (giáp huyện Kim Động) đi sang phía
đông, qua huyện lỵ Tiên Lữ, đến địa giới huyện Phù Cừ, dài 13 dặm.

                                                     
1 Ngv.: Trung giang, nghĩa là sông trung bình, không lớn không nhỏ.
2 Cùng với điện Quang Hiếu còn có điện Thừa Hưu thờ vua Lê Cung Hoàng. Khi Mạc Đăng Dung cướp ngôi,

Cung Hoàng chạy về xã My Xá huyện Hưng Nhân đắp thành cố thủ. Sau khi diệt Mạc, nhà Lê Trung hưng, lập
2 điện ở đây để thờ Cung Hoàng (theo Hưng Yên tỉnh nhất thống chí).
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- Một đường dịch lộ phía nam từ xã Thượng Ngạn huyện Diên Hà (giáp huyện Thư Trì tỉnh Nam
Định) đi sang phía đông, qua trạm Yên Xá đến địa giới huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương, dài 18 dặm.

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía nam đến giang phận huyện Thanh Quan, dài 8 dặm 3 trượng.

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây đến giang phận huyện Thư Trì, dài 2 dặm 152 trượng.

- Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây bắc, qua trạm Yên Xá đến giang phận xã Mai Lĩnh huyện
Hưng Nhân, đối bờ với huyện Nam Xương, quanh co dài 28 dặm 75 trượng.

Nguyên ngạch tuyển lính : 913 người.

Nhân số hiện có: 9.481 người.

Trong đó:
-Chức sắc: 206 người.
-Miễn sai dịch: 99 người.
-Đinh số chính nạp: 9.176 người.

Thuế đinh hàng năm:
-Nộp bằng tiền: 16.156 quan 5 tiền.
-Nộp bằng thóc: 905 hộc 18 bát.

Ruộng đất:

Ruộng đất công tư các hạng: 86.428 mẫu 9 sào 4 thước 6 tấc 1 phân 9 ly 5.

Trong đó:
-Ruộng: 67.796 mẫu 6 sào 12 thước 3 tấc 5 phân 9 ly.
-Đất: 18.632 mẫu 2 sào 7 thước 2 tấc 6 phân 0 ly 5.

Thuế ruộng đất:
-Nộp bằng tiền: 26.144 quan 6 tiền 57 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 39.344 hộc 10 bát 5 vốc 5 nắm rưỡi.

Huyện thần Khê

Huyện Thần Khê do phủ Tiên Hưng kiêm lý. Lỵ sở [của phủ] đóng ở địa phận hai xã Cổ Quán và
Lộ Xá tổng Cổ Quán, xung quanh phủ lỵ có đắp thành đất (chiều dài rộng, xem ở phần ghi chung toàn
phủ).

Huyện hạt1 đông giáp huyện Đông Quan tỉnh Nam Định, tây giáp huyện Diên Hà (cùng phủ), nam
giáp huyện Thư Trì tỉnh Nam Định, bắc giáp huyện Quỳnh Côi tỉnh Nam Định.

Đông tây cách nhau 22 dặm. Nam bắc cách nhau 20 dặm.

Huyện có 8 tổng, gồm 46 xã, thôn, trang:

1-Tổng Cổ Quán, 4 xã, thôn:
1.Xã Cổ Quán 2.Xã Lộ Xá 3.Thôn Bôi và thôn Bài xã Gia Cấp
4.Thôn An Lễ

                                                     
1 Huyện Thần Khê : Đời Lý về trước là đất hương Đa Cương. Đời Trần là huyện Thần Khê . Thời thuộc

Minh lúc đầu cũng là huyện Thần Khê (thuộc phủ Trấn Man), từ 1414 gộp Thần Khê vào huyện Cổ Lan
(THQQ). Nhà Lê lại đặt huyện Thần Khê đặt thuộc phủ Tân Hưng. Các triều sau cho đến Đồng Khánh đều
theo thế. Về sau tách huyện Thần Khê sang lập phủ Thái Bình (1890, sau là tỉnh Thái Bình). Nay thuộc đất
huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình.
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2.Tổng Phú Khê, 5 xã, thôn, trang:
1.Xã Phú Khê 2.Xã Thọ Vực 3.Trang Đồng Mai
4.Thôn Quán xã Quán Xá 5.Thôn Bá xã Quán Xá

3-Tổng Cao Mỗ, 6 xã, thôn:
1.Thôn Phú Vinh xã Cao Mỗ 2.Thôn Thọ Cao xã Cao Mỗ
3.Thôn Mỗ xã Cao Mỗ 4. Xã Cổ Khúc 5. Xã Lũ Đăng 6. Xã Nam Lỗ

4-Tổng Cổ Cốc, 3 xã:
1.Xã Cổ Cốc 2.Xã Nguyên Xá1 3.Xã Cổ Xá

5-Tổng Hoàng Nông, 3 trang:
1.Trang Hoàng Nông 2.Trang Phú Nông 3.Trang Phú Điền

6-Tổng Yên Lạc, 5 xã, thôn:
1.Thôn Yên Lạc xã Yên Lạc 2.Thôn Kim Ngọc xã Yên Lạc
3.Thôn Diên Tục xã Yên Lạc 4.Xã Phú La 5.Xã Kim Châu

7-Tổng Xích Bích, 5 xã:
1.Xã Xích Bích 2.Xã Tạ Xá 3.Xã Phục Lễ 4.Xã Tiến Trật
5.Xã Trình Uyên2

8-Tổng Y Đốn, 15 xã, thôn:
1.Thôn Ngoại xã Y Đốn 2.Thôn Nội xã Y Đốn 3.Thôn Kênh xã Y Đốn 4.Thôn Phan xã Đô Mỹ
5.Thôn Mỹ và thôn Ninh xã Đô Mỹ 6.Thôn Bổng xã Đô Mỹ 7.Thôn Kênh xã Đô Mỹ
8.Thôn Phú Lãng xã Đô Kỳ 9.Thôn Đồng Phú xã Đô Kỳ
10.Thôn Phú Lễ xã Đô Kỳ 11.Thôn Phú Mỹ xã Đô Kỳ
12.Thôn Diên Trường xã Đô Kỳ 13.Thôn Khánh Lai xã Đô Kỳ
14.Thôn An Nạp xã Đô Kỳ 15.Thôn Mậu Lâm xã Đô Kỳ

Phong tục:

Trong bản huyện, bốn tổng Cao Mỗ, Hoàng Nông, Phú Khê, Yên Lạc tương đối có [truyền thống]
văn học. Dân tổng Cổ Quán thì chất phác mà trọng khí tiết. Ba tổng Cổ Cốc, Xích Bích, Y Đốn dân
chúng phần nhiều gian hoạt, hay điêu toa kiện tụng, nhưng siêng năng, làm ruộng rất giỏi. Xã Nguyên
Xá, đàn bà con gái có nghề tơ sợi, dệt vải dệt lụa. Các việc cưới xin, ma chay thường làm tiết kiệm.
Tháng tám mở hội tế thần, hoặc bày trò múa rối, hoặc vào đám ca hát hay chơi trò ném pháo đất (lấy
đất dẻo nặn thành hình dẹt hơi khum, rồi ném xuống đất, phát ra tiếng nổ rất kêu chẳng kém tiếng
pháo đại.

Sản vật:

ít lúa hè, nhiều lúa thu, dân chúng thường năm được mùa no đủ. Ngạn ngữ có câu:
Có phải con mẹ con cha,
Thì sinh ra đất Diên Hà, Thần Khê.

Trong vườn nhà dân thường trồng cây chè bạng. Ven đê rải rác trồng cây vải để giữ thân đê, nhưng

quả không được thơm ngon lắm. Khoai, đậu, rau, củ thì các nơi trong huyện đều có, cũng như các

huyện khác, duy có giống cà pháo có tiếng là ngon nhất.

Khí hậu:

Cũng giống khí hậu ở các huyện khác, xem ở phần ghi chung toàn phủ.

                                                     
1 Xã Nguyên Xá: Trước tên là xã Nguyễn Xá; từ 1853 kiêng quốc tính chữ Nguyễn đổi là Nguyên Xá.
2 Xã Trình Uyên: Đầu Nguyễn về trước là xã Trình Tuyền ; từ đầu đời Thiệu Trị kiêng đồng âm chữ Tuyền

(tên huý vua), đổi là Trình Uyên .
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Sông núi:

Trong huyện hạt không có núi.

- Một dòng sông vừa từ tổng Y Đốn ở đầu huyện chảy qua thôn Bổng (tục gọi là sông Phiên, từ ngã
ba Hoành Mỹ ở địa phận xã Hoành Mỹ chảy xuống), quanh co chảy về hướng nam, đến ngã ba Kim
Ngọc, dài 29 dặm 175 trượng 4 thước, rộng 16 trượng, sâu trên dưới 6-7 thước.

- Một dòng sông nhỏ từ hai thôn Mỹ và Ninh ở đầu huyện (chia dòng từ ngã ba Hoành Mỹ, qua xã
Yên Khoái huyện Diên Hà chảy xuống) đổ vào ngã ba Kim Ngọc, dài 18 dặm 162 trượng, rộng 3
trượng 1 thước, sâu trên dưới 5 thước.

Danh thắng:

- Miếu thờ vua Lê Đại Hành: ở thôn Kênh Nhị [xã Đô Mỹ], dân bản xã phụng thờ.

Đường đi:

Trong huyện không có đường dịch lộ.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phia tây bắc, đến địa giới huyện Diên Hà, dài 4 dặm 75 trượng,
rộng 3 thước. (Hai con đường ở dưới cũng vậy).

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, đến địa giới huyện Thư Trì tỉnh Nam Định, dài 2 dặm
150 trượng, rộng 3 thước.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông, đến giang phận huyện Thanh Quan, dài 8 dặm 3 trượng.

Nguyên ngạch tuyển lính : 395 người.

Nhân số hiện có: 3.698 người. Trong đó:
-Chức sắc: 55 người.
-Miễn sai dịch: 22 người.
-Đinh số chính nạp: 3.621 người.

Thuế đinh hàng năm:
-Nộp bằng tiền: 6.339 quan.
-Nộp bằng thóc: 358 hộc 1 bát.

Ruộng đất công tư các hạng: 24.602 mẫu 12 thước 3 tấc 7 phân 3 ly.

Trong đó:
-Ruộng: 22.602 mẫu 9 sào 9 thước 7 ly.
-Đất: 2.194 mẫu 1 sào 3 thước 3 tấc 6 phân 3 ly 3.

Thuế ruộng đất:
-Nộp bằng tiền: 4.250 quan 7 tiền 2 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 122.160 hộc 21 bát 2 vốc.

Huyện Diên Hà
kiêm nhiếp

huyện hưng Nhân

Diên Hà là huyện thống hạt thuộc phủ Tiên Hưng.

Huyện lỵ đặt ở địa phận xã Yên Xá tổng Yên Xá. Xung quanh đắp thành đất, chu vi 56 trượng 6
thước; dày 1 trượng, ba mặt có hào rộng 1 trượng 2 thước, sâu 2 thước, bên ngoài trồng rào gai. Có
một cửa ở mặt tiền (hướng về phía nam), phía trước có một hồ nước, dài 16 trượng, rộng 20 trượng.
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Huyện hạt phía đông giáp huyện Thần Khê; phía tây giáp sông Nhị, đối bờ với huyện Nam Xương
tỉnh Hà Nội, phía nam giáp huyện Thư Trì tỉnh Nam Định, phía bắc giáp sông Nông, bên kia sông là
huyện Phù Cừ phủ Khoái Châu, và giáp huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương.

Đông tây cách nhau 19 dặm. Nam bắc cách nhau 22 dặm.

1.Huyện Diên Hà1, 12 tổng, gồm 114 xã, thôn, trang:

1-Tổng Diên Hà, 11 xã, thôn, trang:
1.Thôn Phạm và thôn Nỗ xã Diên Hà 2.Thôn Xuân La xã Diên Hà
3.Thôn Phú Vinh xã Diên Hà 4.Trang Thưởng Diên 5.Xã Thượng Ngạn
6.Thôn Cổ Trai xã Vĩnh Bảo 7.Thôn Long Nãi xã Diên Phúc
8.Thôn Lộc Thọ xã Diên Phúc 9.Thôn ¤ Cách xã Thọ Diên
10.Thôn Bùi Xá xã Thọ Diên 11. Thôn Thanh Lãng xã Thọ Diên

2-Tổng Lập Bái, 8 xã, trang:
1. Xã Lập Bái 2. Xã Hương La 3. Xã An Khê 4. Xã Cổ Sách
5.Xã An Tiêm 6. Xã Chuẩn Cách 7.Trang Thượng Đạo 8.Trang Đồng

3-Tổng Yên Xá, 8 xã, trang:
1.Xã Yên Xá 2.Xã Minh Lang 3.Xã Hiến Nạp 4.Xã An La
5.Xã Hoá Hiệp 6.Xã Đồng Tu 7.Trang Đồng Lạc 8.Trang Đồng Hàn2

4-Tổng Canh Nông, 7 xã:
1.Xã Tiên La 2.Xã Phú Nông 3.Xã Đình Ngũ 4.Xã Diên Nông
5.Xã Canh Nông 6.Xã Hoằng Nông 7.Xã Việt Yên3

5-Tổng Thượng Bái, 9 xã, thôn:
1.Xã Thượng Bái 2.Xã Hy Hà 3.Xã Hà Lang 4.Xã Gia Lạp
5.Thôn Kiều La xã Gia Lạp 6.Xã Trần Xá 7.Xã Đan Hội
8.Xã Hạ Bái 9.Xã Đông Quýnh

6-Tổng Hà Lý, 15 xã, thôn, trang:
1.Xã Hà Lý 2.Xã Ngọc Đình 3.Trang Ngọc Đình
4. Thôn Lang Nhân xã Lập Lễ 5.Thôn Đa Phú xã Lập Lễ 6.Trang Nội xã Lập Lễ
7.Trang Ngoại xã Lập Lễ 8.Xã Hoành Mỹ 9.Trang Hoành Mỹ
10.Xã Truy Đình 11.Trang Truy Đình 12.Xã Nhân Lý 13.Xã Trung Đẳng
14.Xã Trung Lập 15.Xã An Khoái

2.Huyện Hưng Nhân4, 6 tổng, gồm 56 xã, thôn, trang:

1.Tổng Tống Súc, 9 xã, trang:
1.Xã Tống Súc 2.Xã Phúc Tiên 3.Xã Phúc Hải 4.Xã Khánh Mỹ

                                                     
1 Huyện Diên Hà  (cũng đọc là Duyên Hà): Tên huyện đặt từ đời Trần (ĐNNTC: từ đời Lý). Thời thuộc

Minh cũng gọi là huyện Diên Hà. Nhà Lê đặt thuộc phủ Tân Hưng (sau là Tiên Hưng). Qua các triều, đến đời
Đồng Khánh không đổi. Từ 1894 tách sang tỉnh Thái Bình. Năm 1977 hai huyện Diên Hà, Hưng Nhân hợp
nhất thành huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

2 Trang Đồng Hàn: Trước tên là trang Đồng Triền ; từ 1843 kiêng chữ Triền (cận âm tên huý vua Thiệu Trị),
đổi là Đồng Hàn .

3 Xã Việt Yên: Trước tên là xã Yên Việt.
4 Huyện Hưng Nhân: Đời Trần tên là huyện Ngự Thiên  thuộc phủ Long Hưng. Thời thuộc Minh đổi là

huyện Tân Hoá  phủ Trấn Man. Đời Lê lấy lại tên cũ là Ngự Thiên. Năm Gia Long 7 (1808) đổi là huyện
Hưng Nhân . Sau đời Đồng Khánh tách sang tỉnh Thái Bình mới thành lập (1890). Khoảng 1977 hợp
nhất với huyện Diên Hà thành huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình hiện nay.
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5.Xã Nhân Xá 6.Xã Nhữ Khê 7.Xã Nhữ Thuỷ 8.Xã Khuông Phù1

9.Trang Khả La

2-Tổng Hiệu Vũ2, 8 xã, thôn:
1.Xã Hiệu Vũ3 2.Xã Đào Xá 3.Xã Nham Lang
4.Thôn Hoà, Thôn Hú xã Bái Trạch 5.Thôn Triều, thôn Quyến xã Bái Trạch
6.Xã Cầu Công 7.Xã Yên Cầu 8.Xã Lưu Xá

3-Tổng Hà Lão: 9 xã:
1.Xã Hà Lão 2.Xã Nhật Tảo4 3.Xã ứng Lôi 4.Xã Phú Hà
5.Xã Lão Khê 6.Xã Phú Vật 7.Xã An Nghiệp5 8.Xã Mai Lĩnh
9.Xã Thuý Lam

4-Tổng Thanh Triều, 10 xã, thôn:
1.Xã Thanh Triều 2.Xã Hải Triều 3.Xã Bùi Xá 4.Xã Hà Xá
5.Xã Mỹ Xá 6.Xã Thuỵ Vân 7.Xã Kiều Thạch 8.Xã Xuân Trúc
9.Xã Tây Xuyên 10.Thôn Quan Khê

5-Tổng Quan Bế, 7 xã:
1.Xã Quan Bế 2.Xã Lương Khê 3.Xã An Xá 4.Xã Tảo Sơn
5.Xã Lương Xá 6.Xã Quan Hà 7.Xã Phú Khê

6-Tổng Đặng Xá, 13 xã, trang:
1.Xã Đặng Xá 2.Xã Dương Khê 3.Xã Thái Đường 4.Xã Triêm Ân6

5.Xã Dương Xá 6.Xã Tây Nha 7.Trang Đồng Nỗ 8.Xã Thanh Nga
9.Xã Do Đạo 10.Xã Hưng Nhân 11.Trang Đồng Vọng 12.Xã Trác Dương
13.Trang Đường Ngang

Phong tục:

Huyện này thời cổ thuộc đất quận Giao Chỉ. Từ đời Lý-Trần về sau đều gọi như tên hiện nay. Sĩ,
nông, công, thương ai lo nghiệp nấy, phong tục cần kiệm chất phác. Riêng huyện Diên Hà có truyền
thống văn học khá hơn, nhưng rải rác cũng có nơi thói tục điêu gian. Dân Hưng Nhân phần nhiều điêu
gian hung hãn.

Các việc cưới xin ma chay cũng theo như lệ thường. Nghi lễ thờ thần cúng Phật cũng đều theo tục
lệ, không xa hoa phí phạm lắm.

Sản vật:

ít lúa hè, nhiều lúa thu. Hàng năm, sau vụ gặt, thường trồng xen khoai, đậu, cà, mía, đay, bông, địa
tiên, chuối, cau, cam, mít. Trong vườn nhà dân thường trồng cây chè bạng, nhưng không được ngon
lắm. Nghề dệt chiếu cói thì ở 3 xã Xuân Trúc, Kiều Thạch, Quan Khê tổng Thanh Triều huyện
Hưng Nhân.

                                                     
1 Xã Khuông Phù: Trước tên là xã Phù Ngự ; sau năm Tự Đức 6 (1853) kiêng các từ tôn kính, đổi là

Khuông Phù .
2 Xem chú sát dưới.
3 Tổng và xã Hiệu Vũ: Trước tên là tổng và xã Hồng Vũ ; từ 1848 kiêng chữ Hồng (Hồng Nhậm, tiểu tự của

Tự Đức), đổi là Hiệu Vũ .
4 Xã Nhật Tảo: Tước tên là xã Nhật Cảo. Từ năm 1836 kiêng đồng âm chữ Cảo  (biệt danh của Gia Long), đổi

là Nhật Tảo .
5 Xã An Nghiệp: Trức tên là xã An Triền ; từ 1843 kiêng chữ Triền (cận âm với tên huý vua Thiệu Trị), đổi

là An Nghiệp .
6 Xã Triêm Ân: Trước tên là xã Kính Ân. Từ 1862 kiêng chữ Kính, đổi là Triêm Ân .
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Khí hậu:

Cũng như khí hậu các huyện khác trong phủ.

Sông núi:

Trong huyện không có núi.

- Một dòng sông lớn từ ngã ba sông Luộc chia dòng chảy về hướng nam, đến giáp giang phận xã
Cối Kê huyện Thư Trì tỉnh Nam Định (giáp ngã ba sông Hoàng Giang), dài 17 dặm 112 trượng, 3
thước, rộng 103 trượng, có đoạn rộng 80 trượng, có đoạn rộng 50 hoặc 60 trượng; sâu từ 13 thước đến
trên dưới 20 thước.

- Một dòng sông vừa từ ngã ba sông Luộc chia dòng chảy về hướng đông, đến ngã ba Canh Nông,
dài 20 dặm 82 trượng, rộng trên dưới 30 trượng, sâu trên dưới 12 thước.

- Một dòng sông vừa từ ngã ba Canh Nông đến ngã ba Diên Nông dài 4 dặm 87 trượng, rộng 23
trượng, sâu trên dưới 12 thước.

- Một dòng sông vừa từ ngã ba Diên Nông đến giang phận xã Biện Tân huyện Phù Cừ, chảy qua
huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương; dài 3 dặm 125 trượng, rộng 13 trượng, sâu trên dưới 20 thước.

- Một dòng sông vừa từ ngã ba Canh Nông chia dòng chảy xuống phía nam, qua trạm Yên Xá, đến
ngã ba Hoành Mỹ (tục gọi là ngã ba Hú), dài 21 dặm 19 trượng 3 thước, rộng 15 trượng, sâu 8, 9
thước, có đoạn chỉ sâu trên dưới 3 hay 4 thước.

-Một dòng sông nhỏ từ ngã ba Diên Nông kênh đào chảy về phía đông nam, đổ vào bến đò Đan
Hội, đến giang phận xã Hưng Nhượng, dài 5 dặm 58 trượng 2 thước, rộng trên dưới 8 trượng, sâu trên
dưới 5 thước.

- Một dòng sông nhỏ từ ngã ba Hoành Mỹ quanh co chảy đến tiếp giang phận hai thôn Ninh, Mỹ
huyện Thần Khê, dài 10 dặm 9 trượng 5 thước; rộng trên dưới 3 trượng 5 thước, sâu trên dưới 4 thước.

- Một dòng sông nhỏ từ ngã ba Hoành Mỹ chia dòng chảy xuống thôn Bổng huyện Thần Khê, dài 1
dặm 130 trượng, rộng trên dưới 16 trượng, sâu trên dưới 7 thước.

Danh thắng:

- Miếu thờ các vua Trần : ở xã Thái Đường huyện Hưng Nhân, trông về hướng nam. Trước miếu có
3 đài ấn kiếm, phiá sau dựa vào núi đất, bảy sao1 bao quanh toả sáng.

- Điện Quang Hiếu và điện Thừa Hưu nhà Lê2: ở xã Mỹ Xá huyện Hưng Nhân. Trải bao năm đến
nay đã đổ nát hư hại, nay mới bắt đầu tu bổ. Bên cạnh điện Quang Hiếu có lăng, tên hiệu gọi là Tôn
lăng, phiá sau có dòng khe nhỏ uốn quanh3.

- Lăng vua Lê Tương Dực: ở xã Bùi Xá huyện Hưng Nhân.

- Đền thờ Trạng nguyên [Phạm Đôn Lễ]4 ở xã Hải Triều huyện Hưng Nhân, dân bản xã phụng thờ.
Ông đậu Trạng nguyên năm Tân Sửu niên hiệu Hồng Đức (1481), từng đi sứ Bắc quốc [Trung Quốc],
học được nghề dệt chiếu đem về dạy cho dân trong bản tổng. Dân nhớ công ơn, lập đền thờ.

- Chùa Kim Phụ: ở xã Cổ Sách huyện Diên Hà. Chùa dựng bên cạnh gò đất, thờ Linh ứng Hắc Long
tôn thần.

- Chùa Báo Quốc: ở xã Lưu Xá huyện Hưng Nhân.

                                                     
1 Ngv.: Thất tinh (bảy sao) là chòm sao Bắc Đẩu.
2 Điện Quang Hiếu: thờ vua Lê Tương Dực. Điện Thừa Hưu thờ vua Lê Cung Hoàng.
3 Thái Bình phong vật chí nói mộ vua Lê Cung Hoàng táng ở đây.
4 Phạm Đôn Lễ (1455-?), nguyên quán xã Hải Triều huyện Ngự Thiên nay là xã Phạm Lễ huyện Hưng

Hà tỉnh Thái Bình; trú quán xã Thanh Nhàn huyện Kim Hoa (nay thuộc Sóc Sơn, Hà Nội), 27 tuổi đỗ Trạng
nguyên khoa Tân Sửu Hồng Đức 12 (1481) đời Lê Thánh Tông. Làm quan đến chức Tả thị lang.
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- Văn chỉ huyện Diên Hà: ở địa phận xã An Xá, phía sau huyện lỵ, do Bảng nhãn đời Lê là Lê Quý
Đôn [1726-1784] cùng văn thân trong huyện khởi dựng. Năm Minh Mệnh thứ 19 (1838), triều đình
chuẩn cho lưu lại phụng thờ.

Đường đi:

- Một đường dịch lộ từ địa giới huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương đi về phía đông chạy sang phía
nam, qua trạm Yên Xá đến bến đò ngang xã Yên Lại huyện Thư Trì tỉnh Nam Định, dài 18 dặm, rộng 1
trượng.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, đến địa giới huyện Thần Khê, dài 7 dặm, rộng 3
thước.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây bắc, đến giáp đường đê thuộc địa phận huyện Hưng
Nhân, đối bờ với huyện Nam Xương tỉnh Hà Nội, dài 16 dặm 100 trượng, rộng 3 thước.

Ngạch tuyển lính: 318 người. Trong đó:
-Diên Hà: 128 người.
-Hưng Nhân: 190 người.

Nhân số hiện có: 3.332 người. Trong đó:

Diên Hà: 1.601 người:
-Chức sắc: 46 người.
-Miễn sai dịch: 46 người.
-Đinh số chính nạp: 509 người.

Hưng Nhân: 1.731 người.
-Chức sắc: 12 người.
-Miễn sai dịch: 7 người.
-Đinh số chính nạp: 1.714 người.

Thuế đinh cả năm:

-Nộp bằng tiền: 5.750 quan 3 tiền. Trong đó:
Diên Hà: 2.690 quan 4 tiền.
Hưng Nhân: 3.039 quan 9 tiền.

-Nộp bằng thóc: 318 hộc 12 bát.
Diên Hà: 149 hộc 6 bát 5 vốc.
Hưng Nhân: 169 hộc 5 bát 5 vốc.

Ruộng đất:

Ruộng đất công tư các hạng: 38.785 mẫu 9 sào 9 thước 8 tấc 6 phân 6 ly 2 lai.

Trong đó:
-Ruộng: 26.950 mẫu 7 sào 2 thước 2 phân 8 ly.
-Đất: . 11.835 mẫu 2 sào 7 thước 8 tấc 3 phân 8 ly 2. Trong đó:

Diên Hà : 21.018 mẫu 6 sào 14 thước 3 tấc 1 phân 6 ly 2.
-Ruộng: 17.499 mẫu 8 sào 8 thước 9 phân 4 ly.
-Đất: 3.518 mẫu 8 sào 6 thước 2 tấc 2 phân 2 ly 2.

Hưng Nhân : 17.767 mẫu 2 sào 10 thước 5 tấc 5 phân.
-Ruộng: 9.450 mẫu 8 sào 8 thước 9 tấc 3 phân 4 ly.
-Đất: 8.316 mẫu 4 sào 1 thước 6 tấc 11 phân 6 ly.

Thuế ruộng đất hàng năm:

-Nộp bằng tiền: 15.212 quan tiền 10 đồng tiền.
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-Diên Hà: 5.283 quan 9 tiền 24 đồng tiền.
-Hưng Nhân: 9.928 quan 2 tiền 24 đồng tiền.

 -Nộp bằng thóc: 23.902 hộc 13 bát 9 nắm.
-Diên Hà: 16.620 hộc 25 bát 6 vốc 1 năm.
-Hưng Nhân: 7281 hộc 26 bát 4 vốc 8 nắm.

Huyện Tiên Lữ

Tiên Lữ thuộc phủ Tiên Hưng. Huyện lỵ đặt ở xã Đào Đặng tổng Cao Đường. Xung quanh huyện lỵ
đắp thành đất (do bị lụt lớn, hiện sụt lở nhiều đoạn), chu vi 53 trượng 3 thước. Có một cửa ở mặt tiền,
hướng về phương nam, tường xây bằng gạch.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Phù Cừ phủ Khoái Châu, phiá tây giáp huyện Kim Động phủ
Khoái Châu, phía nam giáp huyện Hưng Nhân phủ Tiên Hưng, phía bắc giáp huyện Ân Thi phủ Khoái
Châu.

Đông tây cách nhau 22 dặm. Nam bắc thì cách nhau 17 dặm.

Huyện có 8 tổng, gồm 55 xã, thôn, trang.

1-Tổng Cao Đường2, 9 xã:
1.Xã Cao Đường3 2.Xã An Đường 3.Xã Linh Hạ 4.Xã Tính Linh4

5.Xã Xuân Điểm 6.Xã Phượng Tường 7. Xã Nội Linh 8.Xã Đào Đặng
9.Xã Đặng Cầu

2-Tổng Dị Chế, 11 xã:
1.Xã Dị Chế 2.Xã Nghĩa Chế 3.Xã Chế Trì 4.Xã Đa Quang
5.Xã Tiên Xá5 6.Xã Trịnh Xá 7.Xã Đại Nại 8.Xã Muội Sảng
9.Xã Tam Nông 10. Thiên Đông 11.Xã Hậu Xá

3-Tổng Thuỵ Lôi, 7 xã:
1.Xã Thuỵ Lôi 2.Xã Lệ Chi 3.Xã Đặng Xá 4.Xã Mai Xá
5.Xã An Tào 6.Xã Bái Khê 7.Xã Điềm Xá

4-Tổng Hải Yến6, 4 xã:
1.Xã Hải Yến1 2.Xã Triều Dương 3.Xã An Lạc 4.Xã An Xá

                                                     
1 Huyện Tiên Lữ : Thời thuộc Đường là đất huyện Cao Lăng, nhưng huyện Cao Lăng đã bỏ vào năm đầu

niên hiệu Trinh Quán để đặt huyện Chu Diên (Đường thư, Địa lý chí. Tuy Cương mục và ĐNNTC ghi khác
nhau về vị trí huyện Chu Diên, nhưng điều ghi về huyện Cao Lăng có lẽ đúng vì cho đến đầu triều Nguyễn ở
huyện Tiên Lữ còn có tổng và xã Cao Lăng (x. CTTX). Sử chép năm Hưng Thống 5 (994) Lê Đại Hành phong
cho hoàng tử thứ 9 là Lê Kính tước Trung Quốc vương, đóng ở Càn Đà huyện Mạt Liên , Cương mục
chú: Mạt Liên là huyện Tiên Lữ (CB1-27b). Nguyễn Văn Siêu nói một đoạn sông đã khô cạn vùng các xã Quả
Nội, Yên Hưng, Thiện Phiến, Triêu Dương là sông Càn Đà xưa (PĐĐC). Thời thuộc Minh gọi là
huyện Tiên Lữ  thuộc phủ Khoái Châu. Đời Lê Thánh Tông đổi Tiên Lữ . Nhà Mạc đổi là huyện
Tiên Hoa . Đời Lê Trung hưng lấy lại tên Tiên Lữ, các đời sau đều theo thế. Năm Minh Mệnh 18 (1837)
tách 5 xã tổng Phương Trà huyện Nam Xương phủ Lý Nhân sang huyện Tiên Lữ. Sau này hai huyện Phù Cừ,
Tiên Lữ hợp nhất (1977) thành huyện Phù Tiên, gần đây đã tách riêng. Nay là huyện Tiên Lữ tỉnh Hải Dương.

2 Xem chú sát dưới.
3 Tổng và xã Cao Đường : Đầu Nguyễn về trước tên là tổng và xã Cao Lăng .
4 Xã Tính Linh: Đầu Nguyễn về trước tên là xã Địa Linh.
5 Xã Tiên Xá: Trước tên là xã Vương Xá (CTTX).
6 Xem chú 1 trang sau.
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5-Tổng Tiên Hương2, 6 xã:
1.Xã Tiên Hương3 2.Xã An Hương4 3.Xã Vân Hương5 4.Xã Tất Viên
5.Xã Thiện Phiến 6.Xã Nội Viên

6-Tổng Tiên Châu, 6 xã, trang:
1.Xã Tiên Châu 2.Xã Hương Chiếu6 3. Xã Viên Tiêu 4.Xã An Chiếu
5.Trang Hỷ Tước 6.Xã Đông Chiếu

7-Tổng Phương Trà7, 5 xã, thôn:
1.Xã Phương Trà 2.Xã Nhĩ Châu 3.Xã Phù Sa 4.Xã Hà Châu
5.Thôn Trung xã Bảo Châu

Phong tục:

Kẻ sĩ chăm chỉ việc học Thi, Thư. Dân nông cần cù cày cấy. Cũng có nhiều người làm nghề buôn
bán. Tập tục thuần hậu chất phác. Việc cưới xin, ma chay theo lệ thường.

Hàng năm vào mùa xuân (nếu là năm được mùa) thì mở hội tế thần: có nơi mở hội thi vật (xã Tiên
Hương), hoặc thi đánh cờ tướng (xã Đào Đặng), các nơi khác thì mở đám ca hát.

Sản vật:

ít lúa hè, nhiều lúa thu. Các xã ven sông có đất bồi bãi thường trồng khoai, đậu, mía. Dân xã Xuân
Điểm các nhà thường có một cái ao (rộng chừng 1 sào) có nhiều cua đá. Mấy năm gần đây, người ta
đào ao sâu hơn, nhưng cũng không thấy cua nữa.

Khí hậu:

Như các huyện khác trong phủ.

Sông núi:

- Núi Bình Đấu: Là hòn núi đất ở xã Đào Đặng, gần huyện lỵ. Núi này hình tròn, to rộng chừng 5
sào8, hình tựa như cái đấu, cao chừng 1 trượng. Tương truyền tướng nhà Minh là Liễu Thăng từng
điểm quân ở đây, cho nên có tên gọi như thế9.

- Một dòng sông lớn từ ngã ba Nhĩ chảy về phía nam, đến ngã ba sông Luộc, dài 6 dặm 27 trượng,
rộng 50, 60 trượng, có đoạn rộng đến 250 trượng, sâu trên dưới 12 trượng.

- Một dòng sông vừa từ ngã ba sông Luộc chia dòng chảy về đông, đến giang phận xã Mai Xá
thuộc bản huyện, dài 11 dặm 93 trượng, rộng trên dưới 30 trượng, sâu trên dưới 10 thước.

                                                                                                                                                                     
1 Tổng và xã Hải Yến : Trước tên là tổng và xã Hải Thiên .
2 Xem chú sát dưới.
3 Tổng và xã Tiên Hương: Trước tên là tổng và xã Tiên Hoa ; đầu đời Thiệu Trị kiêng chữ Hoa (tên huý mẹ

Thiệu Trị), đổi gọi là Tiên Hương .
4 Xã An Hương: Trước tên là An Hoa ; từ 1841 kiêng chữ Hoa, đổi gọi là An Hương .
5 Xã Vân Hương: Trước tên là Vân Hoa ; từ 1841 kiêng chữ Hoa, đổi gọi là Vân Hương .
6 Xã Hương Chiếu: Trước tên là xã Hoa Chiếu ; từ 1841 kiêng chữ Hoa (tên huý mẹ Thiệu Trị), đổi là

Hương Chiếu .
7 Tổng Phương Trà đầu triều Nguyễn gồm 8 xã thuộc huyện Nam Xương phủ Lỵ Nhân trấn Sơn Nam Thượng

(nay là huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam); năm Minh Mệnh 18 (1837) cắt 5 xã (kê dưới) sang huyện Tiên Lữ - 5 xã
này ở ven bờ Tả ngạn sông Hồng, lúc này đã cách quá xa với huyện cũ ở Hữu ngạn.

8 Năm sào là một diện tích quá nhỏ để nói về một quả núi ?
9 Đếm quân theo ô vuông, cũng tựa như dùng đấu mà "đong" quân.
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Danh thắng:

- Miếu Kê Lạc: ở xã Dị Chế tổng Dị Chế. Miếu trông về hướng nam, trước miếu có 3 bệ hương án,
phía sau hướng tựa vào núi Ngũ Nhạc. Miếu này thờ Tiền Ngô vương và Hậu Ngô vương1.

- Đền thờ Trung Quốc vương đời [Tiền] Lê: ở xã Hương Chiếu. Vua Lê Đại Hành phong cho con là
Cảnh tước Trung Quốc vương2, được ban thực ấp ở xã này. Sau khi vương mất, dân xã lập đền thờ.

- Chùa Thuỵ ứng: ở xã Nhị Châu3, do Giới Quốc công4 nhà Tiền Lê khởi công xây cất. Trước chùa
có một cái chợ nhỏ, hàng hoá bày bán la liệt rất nhiều.

Đường đi:

- Một đường dịch lộ từ huyện Kim Động đi về phía đông, qua phía sau huyện lỵ, đi tới địa giới
huyện Phù Cừ, dài 13 dặm, rộng 1 trượng.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, qua xã Thiện Phiến, đối bờ với huyện Hưng Nhân, dài
7 dặm, rộng 2 thước.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến giáp giới huyện Phù Cừ, dài 15 dặm.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam, quanh co đi về phía tây, đến giáp giới huyện Kim
Động, dài 5 dặm.

- Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc, đến giáp giới huyện Ân Thi, dài 9 dặm.

Nguyên ngạch tuyển lính: 200 người.

Nhân số hiện có: 2.451 người. Trong đó:
-Chức sắc: 93 người.
-Miễn lao dịch: 24 người.
-Đinh số chính nạp: 2334 người.

Thuế đinh hàng năm:
-Nộp bằng tiền: 4817 quan 2 tiền.
-Nộp bằng thóc: 229 hộc 5 bát.

Ruộng đất công tư các hạng: 22 845 mẫu 8 sào 12 thước 3 tấc 8 phân 3 ly.
-Ruộng: 18243 mẫu 0 sào 1 thước 3 tấc 2 phân 6 ly.
-Đất: 4.602 mẫu 8 sào 11 thước 9 tấc 5 phân 9 ly.

Thuế ruộng đất cả năm:
-Nộp bằng tiền: 6.681 quan 7 tiền 45 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 13.281 hộc 15 bát 2 vốc 6 nắm rưỡi.

                                                     
1 Ba bệ thờ: thờ Tiền Ngô vương (Ngô Quyền), Hậu Ngô vương (Xương Văn), còn một bệ nữa tương truyền là bệ

thờ bà Dương Thị Như Ngọc, vợ Ngô Quyền, mẹ sinh Xương Văn và Xương Ngập. Đền này đã bị phá huỷ
trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, mới đây đã được xây lại trên vị trí cũ.

2 Theo Toàn thư, Trung Quốc vương (Hoàng tử thứ 9) tên là Kính  (không phải Cảnh ). Các con của Lê
Đại Hành đều có tên mang bộ Kim: Thái tử Thau , Hoàng tử Ngân Tích v.v...

3 Chùa Thuỵ ứng xã Nhị Châu ở vị trí hiện nay là trung tâm của khu di tích đô thị cổ Phố Hiến, đã được xếp
hạng DTLSVH.

4 Giới Quốc công đời Tiền Lê : chỉ mới biết Giới Quốc công người xã Yên Vũ huyện Kim Động và được thờ phụ
ở chùa Thuỵ ứng (DTLSVH, tr.652), chưa rõ họ tên thật là gì.
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